SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

              GIA LAI                             
  
     Năm học: 2006- 2007
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     MÔN THI : VẬT LÍ
      ĐỀ CHÍNH THỨC
          
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
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ĐỀ BÀI:

(Đề thi có 05 câu)

Câu 1: (4 điểm)
Một quả cầu đồng chất có thể tích V=12,5 dm3 và khối lượng m=10kg.

a. Hãy cho biết trạng thái của quả cầu khi thả vào nước (khối lượng riêng của nước D0=103kg/m3).
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b. Dùng một sợi dây mảnh, một đầu buộc vào đáy bể, một đầu buộc vào quả cầu sao cho quả cầu ngập hoàn toàn trong nước. Tính sức căng sợi dây khi nó có phương thẳng đứng.

Câu 2: (3 điểm)

Cho mạch điện như hình 1. 

Biết R1 = 3r; R2 = R3 = R4 = R5 = r. 

Đặt hai đầu đoạn mạch vào hiệu điện thế 

[image: image538.wmf]1

Hinh

U không đổi thì cường độ dòng điện qua R1 là 1A. 

Tính cường độ dòng điện qua R3 (coi điện trở các dây nối

là không đáng kể).

Câu 3: (4 điểm)
[image: image539.wmf]A
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Cho khung dây dẫn kín ABCD có thể quay xung quanh 2 trục OO' và xy đặt trong từ trường của nam châm (hình 2)
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a. Dòng điện cảm ứng có xuất hiện không, khi lần 
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lượt cho khung quay quanh 2 trục OO' và xy? Giải thích.                       
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b. Khung dây ở vị trí như hình vẽ. Giả sử cho dòng
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điện một chiều vào khung có chiều ABCD. Hỏi khung
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F

quay theo trục nào và có quay mãi được không? Giải thích. 


Câu 4: (5 điểm)
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Dùng 7 điện trở có giá trị
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ghi trên hình vẽ (hình 3).
Hai đầu đoạn mạch được nối 

vào nguồn điện có hiệu điện thế 
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không đổi U=12V. Dùng dây dẫn 
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có điện trở không đáng kể nối

các điểm A với E, 
B với G, C với H, D với I. 

Hãy vẽ lại mạch điện và xác định xem dòng điện qua điện trở nào là lớn nhất, nhỏ nhất. Tính các giá trị đó.

Câu 5: (4 điểm)
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Trong hình 4: xy là trục chính của thấu kính, S là điểm sáng, S' là ảnh của điểm sáng qua thấu kính.






a. Bằng phép vẽ, hãy xác định quang tâm, 





tiêu điểm, loại thấu kính.



   


       

b. Hạ vuông góc từ S và S' xuống trục chính 

ta được A và A'. Biết khoảng cách A và A' đến

quang tâm lần lượt là 9cm và 3cm. Tính tiêu cự của thấu kính (không dùng công thức thấu kính).

-------------------- Hết ---------------------

Họ và tên:.......................................................................................SBD:.........................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

              GIA LAI                             
  
     Năm học: 2006- 2007
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     MÔN THI : VẬT LÍ
            ĐỀ DỰ BỊ
         
          
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
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ĐỀ BÀI:

(Đề này gồm có 05 câu)

 Câu 1: (5điểm)

Thả vào bể nước lớn một cốc hình trụ có thành mỏng và đáy dày 1 cm thì ta thấy cốc nổi ở vị trí thẳng đứng và chìm 3cm trong nước. Lấy một chất lỏng nào đó đổ vào cốc có độ cao 3cm thì cốc chìm 5cm. Hỏi phải đổ thêm chất lỏng nói trên vào cốc bao nhiêu để mực chất lỏng trong cốc ngang bằng với mực nước ngoài cốc.

 Câu 2: (3 điểm)
 
Cho 6 điện trở có giá trị 1
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. Tìm cách mắc mạch điện để được điện trở tương đương của mạch là 1
[image: image7.wmf]W

.

 Câu 3: (4 điểm)

Một hỗn hợp gồm ba chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau, có khối lượng lần lượt m1=0,5kg; m2=1kg; m3=1,5kg. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt độ ban đầu của chúng lần lượt là C1=2000J/kg.K, t1=100C; C2=4000J/kg.K, t2=100C; C3=3000J/ kg.K, t3=1000C. Tìm :

a. Nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng nhiệt.

b. Nhiệt lượng để làm nóng hỗn hợp trên đến 1000C.

Câu 4: (4 điểm)
Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f =10cm.

a. Muốn chụp ảnh của một vật ở rất xa thì phim phải cách vật kính bao nhiêu?

b. Nếu chụp ảnh của một vật cách vật kính 60cm thì phải dịch phim theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu?

c. Do cấu tạo của máy ảnh, phim chỉ dịch chuyển trong một khoảng cách vật kính từ 10cm đến 12,5cm. Hỏi máy ảnh có thể chụp rõ nét những vật đặt trong khoảng nào? 

Câu 5: (4 điểm)

Có 3 điện trở giống nhau đều có giá trị R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với một Ampe kế và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ Ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính.

a. Có mấy cách mắc mạch điện cho điện trở khác nhau. Vẽ sơ đồ các mạch điện này.

b. Quan sát số chỉ của Ampe kế trong mỗi mạch điện, ta thấy có một mạch điện mà chỉ số Ampe kế nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm chỉ số của Ampe kế trong các mạch điện còn lại.

-------------------- Hết ---------------------

Họ và tên:.......................................................................................SBD:.........................
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO GIA LAI


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
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      NĂM HỌC 2006 – 2007

              -----------------------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn : VẬT LÍ

	CÂU

(BÀI)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1 (4 điểm)
	a. Khối lượng riêng của chất làm quả cầu: D=
[image: image8.wmf]V

m

=800kg/m3........................

-Ta thấy: D < D0. Quả cầu nổi trên mặt nước. .............................................

-Gọi V1, V2 lần lượt là phần quả cầu ngập trong nước và ngoài không khí. Khi quả cầu nổi cân bằng:   P = FA. .............................................................

-Từ đó ta suy ra: V1=
[image: image9.wmf]10

8

V;  V2=
[image: image10.wmf]10

2

V; ..........................................................

b. Lực tác dụng vào quả cầu khi nó ngập hoàn toàn trong nước:

-Trọng lực P, có phương thẳng đứng hướng xuống. Lực đẩy Acsimet F’A, có phương thẳng đứng hướng lên. Sức căng sợi dây T, phương thẳng đứng hướng xuống. .....................................................................................

-Từ đó ta có: T = F’A- P = dn.V – 10m = 25N  ..............................................
	0,5 đ

0,5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0,75 đ

1.25 đ

	2 (3 điểm)
	-Gọi các dòng điện qua các điện trở như trên hình vẽ:

[image: image574.wmf]o


-Tại 2 nút A và B, ta có:     I1 + I2 = I3 + I4                        
(1) ................

-Mặt khác ta có:                UAB = I1R1 + I4R4 = I1(3r) + I4r   
(2) ................

                                          UAB = I2R2 + I3R3 = I2r     + I3r    
(3) ................

-Từ (2) và (3) ta suy ra:     I2  + I3 = 3I1 + I4                          
(4) ................

-Trừ vế với vế của (1) và (4) ta có: I1 - I3 = I3 - 3I1 => I3 = 2I1 = 2A ..............               
	0.5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

	3 (4 điểm)
	a. -Khi khung quay quanh trục OO’, số đường sức từ biến thiên qua diện tích khung dây. Trong khung ABCD xuất hiện dòng điện cảm ứng..............

-Khi khung quay quanh trục xy, lúc này đường sức từ luôn song song với mặt phẳng khung dây. Trong khung ABCD không xuất hiện dòng điện cảm ứng. ..............................................................................................................

b. Khi có dòng điện một chiều vào khung dây, lực từ tác dụng lên các cạnh của khung theo quy tắc bàn tay trái ta xác định được:

-Hai cạnh AB và CD chịu tác dụng của 2 lực song song, ngược chiều và cùng vuông góc với mặt phẳng khung dây. ..................................................

-Hai cạnh BC và DA không chịu tác dụng của lực từ vì chúng song song với đường sức từ. ........................................................................................

-Kết quả khung dây quay quanh trục OO’ ....................................................

-Khung dây không thể quay mãi được. Đến vị trí mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ, lúc đó các cặp cạnh đối nhau của khung dây chịu tác dụng của các cặp lực như nhau nhưng ngược chiều và cùng nằm trong mặt phẳng khung dây. Tạo nên trạng thái cân bằng của khung dây. .
	0.75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,5 đ

	4 (5 điểm)
	-Hình vẽ: Gọi điện trở có giá trị tương ứng: R1,R2,R3​, R4,R5,R6,R7 
[image: image575.wmf]N


-Mạch điện được vẽ lại như hình vẽ trên

  R4 // [(R1//R5) nt (R2//R6) nt (R3//R7)]...........................................................

-Xác định dòng điện IMAX và IMIN: 

-Theo hình vẽ trên, điện trở của nhánh trên là:

R = 
[image: image11.wmf]5
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 EMBED Equation.3  [image: image14.wmf]»

4,4
[image: image15.wmf]W

 ........................................................

-So sánh R và R4 ta thấy R > R4. Vậy dòng điện qua điện trở R4 là lớn nhất ...... IMAX=I4=U/R4 = 3A. .......................................................................................

-Dòng điện qua điện trở nhánh trên là: I= U/R 
[image: image16.wmf]»

2,72A ................................

-So sánh tỉ lệ dòng điện trong từng cặp điện trở mắc song song:

I5/I1=R1/R5=1/5; I6/I2=R2/R6=2/6; I7/I3=R3/R7=3/7. .........................................

-Ta thấy I5/I1=R1/R5=1/5 là nhỏ nhất. Vậy dòng điện qua R5 là nhỏ nhất. ....

-Ta có: I5/I1=R1/R5 , hay: I5/I=1/6 => IMIN=I5=I/6
[image: image17.wmf]»

0,45A. ..............................
	1,5 đ

0,5 đ

0.5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	5 (4 điểm)
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a. -Hình vẽ:
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(Vẽ hình đúng như trên)................................................................................

+Cách vẽ: Nối S với S’, kéo dài gặp trục xy tại O. Điểm O là quang tâm của thấu kính. Dựng thấu kính đi qua O và vuông góc với trục chính. Từ S kẻ đường thẳng song song với xy gặp thấu kính tại I. Nối I với S’ kéo dài gặp trục chính xy tại F’. F’ là tiêu điểm của thấu kính. .................................

Theo tính chất của ảnh qua thấu kính thì thấu kính là loại phân kì. .............

+Chứng minh: 

-Tia SO là tia sáng đi qua quang tâm thì truyền thẳng. ................................

-Tia SI song song với trục chính, khúc xạ, đường kéo dài của nó đi qua tiêu điểm F’. Vậy O là quang tâm, F’ là tiêu điểm chính................................

b. Hình vẽ trên ta có:

A’S’//AS => A’S’/AS = OA’/OA.                                       (1) .........................

A’S’//OI   => A’S’/OI = A’F’/F’O hay A’S’/AS =A’F’/F’O.  (2) .........................

Từ (1) và (2) ta có A’F’/F’O = OA’/OA ..........................................................

Mà:     A’F’= F’O-OA’ => (F’O-OA’)/F’O =OA’/OA ........................................

Biến đổi ta có    f = F’O = OA’.OA/(OA-OA’) =4,5cm ...................................
	0,5 đ

0,75 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ


Ghi chú : 

- Nếu học sinh giải theo cách khác mà đúng kết quả thì vẫn cho điểm tối đa theo hướng dẫn cho điểm tương ứng ở trên.

- Nếu sai đơn vị hoặc không có đơn vị ở đáp số từ 2 lần trở lên thì trừ 0,25 điểm trong bài đó.

---------------Hết---------------

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI       KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
                ---------------                                               Năm học: 2007- 2008

  Môn: VẬT LÍ
[image: image597.bmp]                                                            Thời gian làm bài:  150 phút (không kể thời gian phát đề )
                                                                                            ĐỀ BÀI
Bài 1. (4 điểm ) 

Hai người khởi hành đồng thời từ A, đạp xe đạp vòng quanh một công viên hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 2BC. Người thứ nhất đi trên các cạnh AB và CD với vận tốc 20km/h, còn trên các cạnh BC và DA với vận tốc 10km/h. Người thứ hai đi trên các cạnh AB và CD với vận tốc chỉ bằng 
[image: image18.wmf]4

3

vận tốc của người thứ nhất, nhưng trên các cạnh BC và DA thì vận tốc lớn gấp ba lần vận tốc của người thứ nhất. Khi trở về đến A, người nọ về trước người kia 10 phút. Tính chu vi công viên đó.

Bài 2. (4 điểm) 
        a) Trình bày phương pháp đo điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế (vôn kế có điện trở rất lớn, ampe kế có điện trở rất nhỏ). Vẽ sơ đồ mạch điện.
Trong sơ đồ trên, khi mắc mạch điện, một học sinh đã mắc nhầm vôn kế vào chỗ ampe kế và ampe kế vào chỗ vôn kế. Hỏi các dụng cụ này có bị hỏng không? Tại sao?

        b) Cho các dụng cụ sau: một viên đá, một lực kế, một cốc nước. Trình bày phương pháp  xác định trọng lượng riêng của viên đá (cho rằng đã có số liệu  trọng lượng riêng của nước).
Bài 3. (6 điểm) 

 Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ một  khoảng bằng 1,5 OF, trong đó O là quang tâm, F là tiêu điểm của thấu kính (hình vẽ).
[image: image598.bmp]        a) Vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính. Giải thích cách vẽ.
        b) Giữ vật AB cố định, dịch chuyển thấu kính hướng xuống 
dưới theo phương vuông góc trục chính xy với vận tốc 2cm/s. 
            Hãy xác định vận tốc dịch chuyển của ảnh.

Bài 4. (6 điểm ) 

         a) Cho mạch điện như hình (a), các điện trở có giá trị đều bằng R0, các dây nối DM và BN có điện trở không đáng kể. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch theo R0.

         b) Mạch điện nói trên được mắc lại như hình (b), trong đó hai vôn kế có cùng điện trở RV. Vôn kế V chỉ 110V, vôn kế V1 chỉ 10V. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm C và D, từ đó chứng tỏ điện trở RV  của vôn kế có giá trị đúng bằng điện trở R0.

                                                                                       ​

---------------Hết ------------------

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI 
      KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
 

 --------------                                           Năm học 2007 -2008
       
       ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÍ.
	BÀI 
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm 

	BÀI 1

(4 điểm) 
	Thời gian người thứ nhất đi trên đoạn AB là : t​1 =  
[image: image19.wmf]1

v

AB

=  
[image: image20.wmf]20

AB

-----------------

Thời gian người thứ nhất đi trên đoạn BC là : t​
[image: image21.wmf]'

1

 =  
[image: image22.wmf]'

1

v

BC

=  
[image: image23.wmf]'

1

2

v

AB

 = 
[image: image24.wmf]20

AB

---------

Thời gian người thứ nhất đi hết chu vi là : t  = 2(t1 + t​
[image: image25.wmf]'

1

)  =   
[image: image26.wmf]5

AB

(1)-----------

Thời gian người thứ hai đi trên đoạn AB là : t​2 =  
[image: image27.wmf]2

v

AB

=  
[image: image28.wmf]15

AB

-------------------

Thời gian người thứ  hai đi trên đoạn BC là : t​
[image: image29.wmf]'

2

 =  
[image: image30.wmf]'

2

v

BC

= 
[image: image31.wmf]'

2

2

v

AB

= 
[image: image32.wmf]60

AB

----------

Thời gian người thứ  hai đi hết chu vi là : t’  = 2(t2 + t​
[image: image33.wmf]'

2

)  =   
[image: image34.wmf]6

AB

(2) --------

Vì t  > t’  nên  t – t’  =  
[image: image35.wmf]6

1

          (3)

Thay (1) , (2) vào (3)  => AB  = 5km và BC  =  2,5km.------------------------

Vậy : 

Chu vi công viên là :  2(AB + BC) = 15km---------------------------------------
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	BÀI 2

(4 điểm)
	 a) (2 điểm ).Ta có thể dùng hai sơ đồ sau

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                          Sơ đồ 1                                         Sơ đồ 2 

 Ta có : R  = 
[image: image37.wmf]A

V

I

U

-------------------------------------------------------------------

· Nếu mắc nhầm vị trí của ampe kế và vôn kế thì chỉ ở sơ đồ 2, ampe kế bị hỏng do I  =  
[image: image38.wmf]A

R

U

 lớn.

· Ở sơ đồ 1 ampe kế không bị hỏng do: 

      I  = 
[image: image39.wmf]V

R

U

+

A

R

 
[image: image40.wmf]0

»

------------------------------------------------------------

b)(2 điểm ). Dùng lực kế đo trọng lượng P của viên đá trong không khí.

     Dùng lực kế đo trọng lượng P’ của viên đá trong nước .---------------

     Gọi :V là thể tích của viên đá, dn là trọng lượng riêng của nước, F là lực đẩy Acximét lên viên đá. 

Ta có : P’ =  P -  F =  P – dnV        -----------------------------------------------

suy ra : V  =  
[image: image41.wmf]n

d

P

P

'

-

   --------------------------------------------------------------

Trọng lượng riêng d của viên đá là : d  =  
[image: image42.wmf]V

P

= 
[image: image43.wmf]'

P

P

Pd

n

-

    ----------------------
	Sơ đồ1

0,25đ

Sơ đồ2

0.25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	BÀI 3

(6 điểm)
	a) ( 2 điểm ) 

· Dựng tia tới BO qua quang tâm O truyền thẳng-------------------------

· Dựng tia tới BI song song trục chính, cho tia ló qua tiêu điểm--------

· Giao điểm của hai tia ló là B’ => B’ là ảnh của B. Từ B’ dựng đường thẳng vuông góc cắt trục chính tại A’. Vậy A’B’ là ảnh của vật AB 

· Hình vẽ minh họa đầy đủ 

                                  Hình (a) 

b) (4 điểm ). Dùng hình (a) chứng minh .

Ta có:  
[image: image44.wmf]D

OAB đồng dạng với 
[image: image45.wmf]D

OA’B’ :    
[image: image46.wmf]OA

OA

AB

B

A

'

'

'

=

                (1)

   
[image: image47.wmf]D

OF’I đồng dạng với 
[image: image48.wmf]D

F’A’B’ : 
[image: image49.wmf]'

'

'

'

'

'

'

'

F

F

O

O

OA

OF

A

F

AB

B

A

-

=

=

        (2) --------

Với AB  =  OI và OF  = OF’.

Từ ( 1 ) và (2 ) , ta có :

                                      
[image: image50.wmf]F

F

'

'

O

O

OA

OA

OA

-

=

  suy ra : 
[image: image51.wmf]'

1

F

1

1

OA

O

OA

-

=

  (3) --------

Thay 
[image: image52.wmf]OF

= 
[image: image53.wmf]5

,

1

OA

 vào (3) ta được : OA’  = 2OA.                                (4) -------

· Khi dịch chuyển thấu kính xuống dưới theo phương vuông góc với trục chính thì OA vẫn bằng 1,5OF do đó theo (4) : O1A​1 = 2OA.-----

· Quang tâm thấu kính dịch xuống O1 còn ảnh B’ dịch thẳng xuống B1
·  
[image: image54.wmf]D

BOO1 đồng dạng
[image: image55.wmf]D

BB’B1 có cácdường cao OA và AA’ = 3OA  Như vậy trong khi thấu kính dịch được một đoạn OO1 thì ảnh dịch chuyển được một đoạn B’B1 =  3OO1      ---------------------------------

· Vậy : Vận tốc dịch chuyển của ảnh bằng V’  =  3V  =  6cm/s --------

· Hình vẽ chính xác đầy đủ


	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	BÀI 4

(6 điểm)  
	a) ( 2 điểm ) 

· Do điện trở dây nối không đáng kể, mạch được mắc như sau : 

{R0 nt ( 2R0 song song ) nt (3 R0 song song ) }song song R0 ( thí sinh có thể vẽ lại mạch đúng, không cần phải giải thích ) -------------------------------------

· R  = 
[image: image56.wmf]0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

)

3

2

(

R

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

------------------------------------------------------

· Kết quả : R  =  
[image: image57.wmf]0

17

11

R

--------------------------------------------------------

b) ( 4 điểm ) 

· UAB  = UAC  +  UCD + UDB =  2UAC + UCD
  IAC  =  IDB  = 
[image: image58.wmf]0

2

R

U

U

CD

AB

-

 = 
[image: image59.wmf]0

2

110

R

U

CD

-

                  (1) --------------------------

· UCD  = UCM  +  UMN + UND =  2UCM + UMN
ICM  =  IND  = 
[image: image60.wmf]0

2

R

U

U

MN

CD

-

 = 
[image: image61.wmf]0

2

10

R

U

CD

-

                     (2) --------------------------

· Dòng điện qua nhánh CD : ICD  =  
[image: image62.wmf]0

R

U

CD

      (3) --------------------------

· Ta lại có : IAC  =  ICD  +   ICM                        (4)   ------------------------

Thay (1) , (2), (3) vào (4) : 
[image: image63.wmf]0

2

110

R

U

CD

-

= 
[image: image64.wmf]0

R

U

CD

  + 
[image: image65.wmf]0

2

10

R

U

CD

-

---------------------

Suy ra : UCD  =  30V.----------------------------------------------------------------

· Ta có : ICM = 
[image: image66.wmf]0

2

10

R

U

CD

-

= 
[image: image67.wmf]V

MN

R

U

---------------------------------------------

                 => RV  =  R0 -------------------------------------------------------------



	1,0đ 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


· Lưu ý : 

· Trong các bài toán trên, nếu thí sinh giải cách khác nhưng kết quả  đúng,vẫn nhận được điểm tối đa.

· Khi sai đơn vị, mỗi bài toán trừ không quá 0,5 điểm. 

-------------------------------Hết ------------------------------
Sở giáo dục và đào tạo                 kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9
                 gia lai                                                 Năm học: 2007 - 2008 

                                                                                môn thi: vật lý

                                                         Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

          đề bài

Bài 1: (5 điểm). Một khối gỗ hình hộp chữ nhật tiết diện S = 100cm2, chiều cao h = 60cm, có khối lượng riêng D1 = 0,8g/cm3.

a. Thả khối gỗ vào nước. Tìm chiều cao của phần gỗ chìm trong nước. Cho biết khối lượng riêng của nước D0 = 1g/cm3. 

b. Khoét một lỗ tròn bán kính R = 2cm có tâm trùng với tâm của mặt trên khối gỗ, sâu 

[image: image68.wmf]D

h = 20cm. Lỗ được đổ đầy một chất lỏng khác có khối lượng riêng D2. Khi thả vào nước thì mực nước ngang bằng với mặt trên của khối gỗ. Tìm khối lượng riêng D2 của chất lỏng đổ vào lỗ.

Bài 2: (4điểm). Cho một miếng đồng có khối lượng m đang ở nhiệt độ 1400C vào một bình đựng nước làm nước tăng nhiệt độ từ 250C lên 650C. Thả tiếp vào bình một miếng đồng thứ hai có khối lượng 
[image: image69.wmf]3

m

 ở nhiệt độ 1200C. Xác định nhiệt độ của nước ngay khi cân bằng nhiệt xảy ra. Coi như chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các miếng đồng và nước.                                                                                                                                                                          


                 +  U   -
Bài 3: (4điểm). Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1).
U = 12V; R0 = 8
[image: image70.wmf]W

; R​b là biến trở.                                                           Rb               R0

a. Điều chỉnh biến trở sao cho công suất của biến trở đạt 4W. 

Tính giá trị Rb tương ứng và công suất toàn mạch trong trường hợp này.             (Hình 1)

b. Phải điều chỉnh Rb có giá trị bằng bao nhiêu để công suất trên Rb là lớn nhất?
Bài 4: (4điểm). Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 2).        R1              R2         

R1 = 1
[image: image71.wmf]W

; R2 = 2
[image: image72.wmf]W

; RAB = 6
[image: image73.wmf]W

; UMN = 9V                             
a. Xác định vị trí con chạy C để 

số chỉ của ampe kế bằng không.               M   +                                                              ‑     N

b. Xác định vị trí con chạy C để                                           R3          C        R4
hiệu điện thế ở hai đầu R1​  bằng hiệu điện thế 

ở hai đầu R2. Khi đó ampe kế chỉ bao nhiêu?                 A                         B                                        
(Bỏ qua điện trở của ampe kế)                                                 (Hình 2)                                                                                                   
Bài 5: (3điểm). Chiếu một tia sáng SI tới một gương phẳng (G). 

Nếu quay tia SI sao cho điểm tới I dịch chuyển đến điểm I’ tương ứng một góc
[image: image74.wmf]a

 = 300 (Hình vẽ 3), thì lúc này tia phản xạ quay một góc bằng bao nhiêu? 
                                                                                        S

                                                                                              
[image: image75.wmf]a


                                     (G)

     I                  I’
(Hình 3)
………………………… Hết …………………………….

Họ và tên: …………………………………………. SBD: ………………

Sở giáo dục và đào tạo                 kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9
                 gia lai                                                 Năm học: 2007 - 2008 

                                                                đáp án và thang điểm đề dự bị

   môn thi: vật lý

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

(5điểm)
	a. (2điểm)

Gọi x là chiều cao của phần gỗ nổi trong nước

Khi khối gỗ nằm cân bằng                                                       S

P = FA                                                  (1)

P = 10D1.S.h                                        (2)                    h                    x

FA = 10.D0.S(h-x)                                 (3)                                 P

Từ (1), (2) và (3) ta có : D1.h = D0.h – D0.x

Giải ra ta được x = 12cm                                                            FA

b. (3điểm)

Gọi m1 là khối lượng khối gỗ khi đã khoét

       m2 là khối lượng của chất lỏng đỗ vào lỗ

Khi khối gỗ cân bằng 

P = FA                                                    (1)

FA = 10.D0.S.h                                      (2)

m1 = D2
[image: image76.wmf]h

R

D

2

p

                                                               (3)
m2 = D1(S.h - 
[image: image77.wmf]h

R

D

2

p

)                           (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) ta có : 

D1.h = D0.h – D0.x

D0.S.h = D2
[image: image78.wmf]h

R

D

2

p

+ D1(S.h - 
[image: image79.wmf]h

R

D

2

p

)                           

Giải ra ta được D2 = 1,5g/cm3

	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Bài 2

(4điểm)
	Gọi M là khối lượng nước

        c1 là nhiệt dung riêng của nước

        c2 là nhiệt dung riêng của đồng 

+ Sau khi thả miếng đồng thứ nhất vào nước :

Ta có : Mc1(65 - 25) = mc2(140 - 65)


[image: image80.wmf]=

ị

2

1

mc

Mc

1,875                                               (1)

+ Sau khi thả miếng đồng thứ hai :

Gọi t là nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt xảy ra

Mc1(t - 65) + mc2(t - 65) = 
[image: image81.wmf]3

m

c2(120 - t)

Mc1(t - 65) = mc2(
[image: image82.wmf]65
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)

Mc1(t - 65) = mc2(
[image: image83.wmf]t

3

4

105

-

)


[image: image84.wmf]65

3

4

105

2

1

-

-

=

ị

t

t

mc

Mc

                                              (2)

Từ (1)và (2) ta có :  
[image: image85.wmf]875

,

1

65

3

4

105

=

-

-

ị

t

t


Giải ra ta được : t 
[image: image86.wmf]»

 70,70C
	0,5đ
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	Bài 3

(4điểm)
	a. (2điểm)

Công suất của biến trở 


[image: image87.wmf]2
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[image: image88.wmf]2
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R

b

b
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=

Û


Rb2 – 20Rb + 64 = 0

Giải ra ta được Rb = 4
[image: image89.wmf]W

 hoặc Rb = 16
[image: image90.wmf]W


TH : Rb = 4
[image: image91.wmf]W

 
[image: image92.wmf]Þ

 P = 12W

TH : Rb = 16
[image: image93.wmf]W

 
[image: image94.wmf]Þ

 P = 9W

b. (2điểm)

Ttương tự câu a:


[image: image95.wmf]2
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P lớn nhất khi 
[image: image96.wmf]b
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 nhỏ nhất

Theo BĐT Côsi : 
[image: image97.wmf]2
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Khi : 
[image: image98.wmf]b
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 EMBED Equation.3  [image: image99.wmf]Þ

 Rb = R0 = 8
[image: image100.wmf]W


Lúc này : Pbmax = 
[image: image101.wmf]0
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	Bài 4

(4điểm)
	a. (2điểm)

Gọi R3 = x 
[image: image102.wmf]Þ

 R4 = 6 – x 

Để số chỉ của ampe kế bằng không (IA = 0) 

thì I​1 = I2 hoặc I3 = I4                                                    (1)

Ta có: I1 = 
[image: image103.wmf]x
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                            (2)

Tương tự: I2 = 
[image: image104.wmf])
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                                         (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có :  
[image: image105.wmf])
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Giải ra ta được : x =2
[image: image106.wmf]W


Có nghĩa là : AC = 
[image: image107.wmf]3

1

AB

b. (2điểm)

Để U1 = U2 thì R13 = R24                                  (4)


[image: image108.wmf]x
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                                                        (5)


[image: image109.wmf])
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Từ (4), (5) và (6) ta có :  
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Giải ra ta được : x = 
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Lúc này : AC = 
[image: image112.wmf]6
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IA = I1 – I2 = 
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Tia SI quay một góc 
[image: image116.wmf]a

 thì tia phản xạ quay một góc
[image: image117.wmf]b


ta có: I’SH – ISH = 
[image: image118.wmf]a


          I’S’H – IS’H = 
[image: image119.wmf]b


Mà: I’SH = I’S’H và ISH = IS’H

Vậy: 
[image: image120.wmf]a

 =
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 = 300
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Chú ý: Nếu thí sinh có cách giải khác đúng vẫn được điểm tối đa.

Ghi sai, thiếu đơn vị ở kết quả bị trừ 0,25đ, toàn bài trừ không quá 0,5đ
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIA LAI

------------------

(ĐỀ CHÍNH THỨC)
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Năm học 2009 – 2010

-------------------------




Môn thi: VẬT LÝ ( Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------
Câu 1:(2điểm). Một động cơ xăng có hiệu suất 25%, đặt trên đỉnh một ngọn đồi cao 20 m để kéo một khẩu pháo nặng 4 tấn từ chân đồi lên đỉnh đồi. Đường dốc trên sườn đồi dài 80m, được xem như một mặt phẳng nghiêng có hiệu suất là 64%. 

a.  Tính lực kéo của động cơ để khẩu pháo đi lên đều và độ lớn của lực ma sát tác dụng vào khẩu pháo.

b.  Tính thể tích xăng đã dùng để thực hiện công việc trên, biết năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106J/kg, khối lượng riêng của xăng D = 700 kg/m3.
Câu 2:(2 điểm). Người ta đổ một lượng nước sôi vào một thùng đã chứa nước ở nhiệt độ phòng (250C) thì thấy khi cân bằng, nhiệt độ của nước trong thùng là 700C. 

a. Nếu đổ lượng nước sôi trên vào thùng này nhưng không có nước thì khi cân bằng, nhiệt độ của nước là bao nhiêu? Biết rằng lượng nước sôi gấp 2 lần lượng nước nguội, bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường ngoài.

b. Nếu trong thùng chỉ có khối nước đá ở 
[image: image122.wmf]C
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, khối lượng bằng khối lượng của nước lạnh ban đầu thì khi đổ lượng nước sôi trên vào thùng, lúc cân bằng nhiệt nước đá có tan ra không?
Câu 3:(2,5 điểm). 

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó U = 36V; r = 1,5(; 

Biến trở MN có giá trị lớn nhất bằng 10(, Đèn Đ1 (3V- 6W); 

đèn Đ2 (24V- 96W). Xem điện trở các bóng đèn không phụ 

thuộc nhiệt độ. Hãy xác định vị trí con chạy C trên biến trở để:

a. Đèn Đ1 sáng bình thường. Lúc này đèn Đ2 có sáng bình thường không?

b. Công suất tiêu thụ trên đèn Đ1 là nhỏ nhất, tính công suất đó.
Câu 4:(2,5 điểm). Một bút chì AB dài 4 cm, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A thuộc trục chính) cho ảnh thật A’B’. F và F’ là hai tiêu điểm của thấu kính, F nằm về phía A.

Đặt p = AF; q = A’F’ , f = OF .

a. Vẽ hình và chứng minh công thức p.q = f2.

b. Khi bút chì ngã nằm dọc theo trục chính thì A’B’ vẫn không đổi tính chất và nằm dọc theo trục chính. Nếu đầu B nằm gần thấu kính thì ảnh A’B’ = 6cm; nếu đầu B nằm xa thấu kính thì A’B’ = 3cm. Tính tiêu cự thấu kính.

c. Một học sinh khác đặt bút chì ở vị trí bất kỳ 
thì thấy ảnh A’B’ và AB nằm như hình vẽ. 
Bằng phép vẽ (có phân tích) hãy xác định quang tâm 
và tiêu điểm của thấu kính.
Câu 5:(1 điểm). Có một máy biến thế cũ, đã bị mất nhãn. Bạn hãy tìm cách xác định số vòng dây của hai cuộn dây trong máy biến thế trên khi trong tay bạn chỉ có: một đoạn dây điện từ dài, một bộ nguồn điện xoay chiều, một vôn kế xoay chiều, dây dẫn điện đủ để nối mạch điện. Bỏ qua điện trở của các cuộn dây của máy biến thế và dây nối.

--------------------HẾT-----------------------

Họ và tên thí sinh: …………………………………SBD:…………….Phòng thi:………………..
Chữ ký giám thị 1:  ………………………………….Chữ ký giám thị 2 : ……………………………
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIA LAI

------------------
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Năm học 2009 – 2010




ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: VẬT LÝ ( Chuyên)

(Gồm 03 trang)
-----------------------------------------------------------
	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	1
	
	2 đ

	1.a

1,25
	+ m = 4 tấn = 4000 kg ( trọng lượng khẩu pháo P = 40 000 N

a. Tính lực kéo của động cơ: 

+ Công có ích để đưa pháo lên cao 20m: A1 = P.h = 40 000.20 =  800 000 J

+ Công cần dùng để đưa pháo lên theo mặt dốc nghiêng:

      Từ công thức hiệu suất: H = 
[image: image123.wmf]A
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1

 ( A = 
[image: image124.wmf]H

A

1

= 
[image: image125.wmf]0,64

000

 

800

 = 1 250 000 J

      Mặt khác:   A = F.s (  F = 
[image: image126.wmf]s

A

 =  
[image: image127.wmf]1250000

80

 =  15 625 N.

+ Công của lực ma sát: Ams = A – A1 = 1 250 000  – 800 000 = 450 000 J

+ Độ lớn của lực ma sát: Fms = 
[image: image128.wmf]s

A

ms

 = 
[image: image129.wmf]450000

80

 =  5 625 N.
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0,25

0,25

0,25

0,25

	1.b

0,75
	 Gọi Q là nhiệt  lượng do đốt cháy xăng sinh ra. 

+ Hiệu suất của động cơ xăng : 

                      H’ = 
[image: image130.wmf]Q

A

  ( Q = 
[image: image131.wmf]'

H

A

=
[image: image132.wmf]25
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1250000

 = 5 000 000 J = 5.106 J

+ Mặt khác:  Q = q.m ( m = 
[image: image133.wmf]6
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 (  0,108 kg.

+ Thể tích xăng đã dùng: V = 
[image: image134.wmf]700
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  ( 0,154. 10-3 m3 = 0,154 lít.
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	2.a

1,5
	+ Gọi m là khối lượng nước lạnh trong thùng thì khối lượng nước sôi là 2m; m’, c’ lần lượt là khối lượng và nhiệt dung riêng của thùng.

+ Khi đổ nước sôi vào thùng chứa nước lạnh, phương trình cân bằng nhiệt là:

                         2mc ( 100 - 70) = mc(70 – 25) + m’c’(70 – 25) 

                                ( m’c’ = 
[image: image135.wmf]45

15

mc

= 
[image: image136.wmf]3
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 (1).

+ Khi đổ nước sôi vào thùng không có nước lạnh thì phương trình cân bằng nhiệt là:

                                     2mc(100 – t) = m’c’( t – 25)  (2). (t là nhiệt độ thùng nước lúc cân bằng nhiệt)

 +Từ (1) và (2) ta có:   2mc(100 – t) = 
[image: image137.wmf]3

mc

(t – 25) 

                                     ( t = 
[image: image138.wmf]7
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( 89,30C
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	2.b

0,5
	+ Nước đá bắt đầu tan khi nhiệt độ của nó bằng 00C. 

+ Nhiệt lượng do nước sôi toả ra khi hạ nhiệt độ đến 00C: 

            Q1 = 2mc. 100 = 200 mc  (3)

+ Nhiệt lượng thu vào của thùng nước đá để tăng nhiệt độ đến 00C bằng:

Q2 = mcd. 10 + 
[image: image139.wmf]3
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.10 = 10m(cd +
[image: image140.wmf]3

c

)   

Vì cd < c nên (cd + 
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) < 
[image: image142.wmf]3
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 (  Q2 < 
[image: image143.wmf]3
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So sánh (3) và (4) ta thấy Q2 < Q1 nên nước đá đã bị tan.
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	Khi con chạy ở vị trí C ứng với điện trở RMC = x thì RCN = (10-x). Mạch điện có dạng:

      + Điện trở các bóng đèn: 
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+ Đ1 sáng bình thường nên I1 = 
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+ UAC = I1(R1 + x) = 3 + 2x 
(1)

+ Mặt khác: 
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Rtm = RAC + RCN + r  = 
[image: image148.wmf]x
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+ Cường độ dòng điện toàn mạch:

I = 
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     Suy ra UAC = I.RAC = 
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Từ (1) và (2)  ta có phương trình: x2 – 10x + 12,75 = 0.

+ Giải phương trình ta được : x1 = 1,5 và x2 = 8,5

Vậy đèn Đ1 sáng bình thường thì có hai vị trí của con chạy C , ứng với các giá trị điện trở của đoạn mạch MC bằng 1,5( hoặc 8,5(. 

+ Khi x = 1,5 V ( UAC  = U2 = 6 V ;  Khi x = 8,5V ( UAC  = U2 = 20 V 

Cả hai giá trị đều nhỏ hơn U​2đm vậy đèn 2 sáng yếu hơn bình thường.
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	+ Công suất tiêu thụ trên Đ1: 

p1 = 
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  Trong đó UAM = 
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+ Thay (2) vào (3) biến đổi đến: 
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Tam thức bậc 2 trên có hệ số a = -1 <0 nên đạt cực đại khi  x = 
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Vậy công suất trên Đ2 nhỏ nhất khi RAC = 5(
+ Công suất nhỏ nhất trên đèn Đ2 :

pmin = 
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Hình vẽ:

+Chứng minh công thức p.q = f2.

(FAB ~ (FOK ( 
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(F’A’B’ ~ (F’OI ( 
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+ Từ (1) và (2) Suy ra: 
[image: image158.wmf]F'
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 ( AF.A’F’ = OF2 ( vì OF = OF’)

Thay AF = p; A’F’ = q; OF = f  ta được: p.q = f2.
	0,25

0,5

	4.b
1,0
	+ Khi AB nằm dọc trục chính thì ảnh thật A’B’ nằm dọc trục chính. Nếu cho A di chuyển lại gần kính thì A’ di chuyển ra xa kính và ngược lại, như vậy nếu khi B nằm gần thấu kính hơn A thì B’ nằm xa thấu kính hơn A’ và ngược lại.

+ Xét điểm A theo chứng minh trên ta có:  p.q = f2 (1)

+ Tương tự áp dụng cho điểm B ta có: 

- Khi ngã về gần kính: (p – 4)(q+6) = f2 ( p.q + 6p – 4q – 24 = f2 

(2)

- Khi ngã ra xa kính  : (p + 4)( q – 3) = f2 (p.q - 3p + 4q – 12 = f2 

(3) 

+ Thay (1) vào (2) và (3) rút gọn ta được: 
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 Giải hệ ta được p = q = 12 cm

Vậy f = 
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	+ Vì tia tới qua quang tâm O của thấu kính thì truyền thẳng nên nối AA’ và BB’ cắt nhau tại O , O là quang tâm của thấu kính (1)

+ Vì A’B’ là ảnh của AB qua thấu kính nên AB nằm trên tia tới thì A’B’ nằm trên tia khúc xạ. Vậy kéo dài AB và A’B’ cắt nhau tại I thì I thuộc thấu kính. (2)

+ Từ (1) và(2) suy ra OI trùng với thấu kính. 

+ Dựng đường thẳng xy qua O vuông góc với OI thì xy là trục chính của thấu kính.

+ Vẽ tia sáng BK song song xy, khúc xạ qua B’ cắt xy tại F’. F’ là tiêu điểm thứ nhất của thấu kính.

 + Lấy F đối xứng với F’ qua O ta được tiêu điểm thứ 2 của thấu kính.

Hình vẽ: 


	Lý luận (0,5)

Hình vẽ

0,25

	5
1,0
	+ Bước1: Dùng đoạn dây điện từ quấn chồng lên hai cuộn dây của máy biến thế, ta được cuộn dây thứ 3 có  n0 vòng đã đếm được (làm cuộn dây chuẩn). 

+ Bước 2: Nối hai đầu cuộn dây thứ nhất vào hai cực của nguồn điện xoay chiều, dùng vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu cuộn dây (1) được U1​ và hiệu điện thế ra hai đầu cuộn dây (2) được U2 và hai đầu cuôn dây(3)  được U0, ta có 

+ Dùng công thức máy biến thế ta được : 

+ 
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Chú ý: 
+ Nếu thí sinh giải theo cách khác so với hướng dẫn chấm mà đi đến kết quả đúng và cách giải hợp lý thì vẫn đạt điểm tối đa.

+ Nếu thiếu hoặc ghi sai đơn vị hai lần ở kết quả thì trừ 0,25 điểm ( trừ toàn bài không quá 0,5 điểm)
------------------HẾT -------------------
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(ĐỀ DỰ BỊ)
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Năm học 2009 – 2010

---------------------------




Môn thi: VẬT LÝ (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------
Câu 1: (2điểm).  Một ôtô có khối lượng 1tấn. Khi tắt máy, không hãm phanh thì chuyển động đều xuống dốc nghiêng có độ cao bằng 4% chiều dài. Hỏi khi xe lên dốc thì động cơ của xe phải thực hiện công suất bao nhiêu để xe đi lên đều với vận tốc 54 km/h ?
Câu 2: (1,5điểm). Một dây may xo có điện trở tổng cộng R = 20( dùng làm dây đốt của một bếp điện. Nếu mắc bếp vào hiệu điện thế 100V thì đun sôi một lượng nước ở 200C mất thời gian 20 phút, nếu mắc bếp vào hiệu điện thế 110V thì đun sôi lượng nước trên mất thời gian 15 phút. Biết rằng lượng nhiệt hao phí trong khi đun tỉ lệ thuận với thời gian đun. Xác định khối lượng nước cần đun. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgđộ.
Câu 3: (1,5điểm).  Một khối nước đá lớn ở 00C, mặt trên có một cái hốc với thể tích V = 160cm3. Người ta rót vào hốc đó 60g nước ở nhiệt độ 750C. Hỏi khi nước nguội hẳn thì thể tích hốc rỗng còn lại bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của nước Dn = 1g/cm3, nước đá Dd = 0,9g/cm3, Nhiệt dung riêng của nước c = 4200 J/kgđộ; nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 1kg nước đá ở nhiệt độ nóng chảy là 3,36.105 J; trong suốt quá trình nước không chảy ra khỏi hốc đá.
Câu 4: (2,5điểm).  Vật sáng phẳng AB và màn M đặt song song và cách nhau đoạn L. Đặt thấu kính hội tụ vào giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính đi qua A và vuông góc với AB. Xê dịch vị trí thấu kính để thu được ảnh rõ nét trên màn. Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d’ là khoảng cách từ màn đến thấu kính; f là tiêu cự thấu kính.

a. Vẽ hình và và chứng minh công thức: 
[image: image165.wmf]'

1

1

1

d

d

f

+

=

, từ đó tìm mối quan hệ giữa L và f để luôn thu được ảnh rõ nét trên màn.

b. Khi L = 150cm, xê dịch thấu kính thì thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, hai vị trí đó cách nhau đoạn l = 30 cm. Tính tiêu cự thấu kính.

Câu 5: (2,5điểm).  

Có bốn bóng đèn giống nhau loại 6V-3W; nguồn điện U = 18V; điện trở r = 6 (.

Hỏi có bao nhiêu cách mắc bốn bóng đèn trên vào hai điểm A, B để các đèn đều sáng bình thường? Cách mắc nào có lợi hơn?
--------------------HẾT-----------------------

Họ và tên thí sinh: …………………………………SBD:…………….Phòng thi:………………..

Chữ ký giám thị 1: ………………………………   Chữ ký giám thị 2: ………………………………….
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Môn thi: Vật lí

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

-----------------------------------------------

CÂU 1: (3,0 điểm)


Một vật có khối lượng 1500kg được kéo lên cao theo một dốc nghiêng 300 so với mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi v = 2m/s bởi một tời máy chạy bằng động cơ xăng (hình 1). Biết hiệu suất của động cơ là 20%, hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 80%. 

a) Tính công suất trung bình của động cơ để duy trì vận tốc nói trên.

b) Tính lượng xăng cần dùng  để  đưa  vật lên cao  20m.  Biết  năng   suất   tỏa   nhiệt   của   xăng  là  q = 4,6.107J/kg.

CÂU 2: (2,5 điểm)


Cho mạch điện như hình 2. Biết: R1 = 15
[image: image166.wmf]W

; R2​ = 30
[image: image167.wmf]W

; R3 = 45
[image: image168.wmf]W

; UAB = 75V. (Rampe kế = 0)
a) Tính R4 khi ampe kế chỉ số 0.
b) Tính chỉ số ampe kế khi R4 = 10
[image: image169.wmf]W

.
c) Nếu thay ampe kế bằng vôn kế (có điện trở rất lớn) khi R4 = 30
[image: image170.wmf]W

 thì vôn kế chỉ bao nhiêu?

CÂU 3: (2,5 điểm)


Cho mạch điện như hình 3. Biết UAB = 12V; đèn Đ1 có điện trở R1 = 6
[image: image171.wmf]W

; đèn Đ2 có điện trở R2 = 12
[image: image172.wmf]W

. R là một biến trở. Điều chỉnh R đến khi công suất tiêu thụ trên R là cực đại thì thấy hai đèn sáng bình thường. Hãy tính:

a) Giá trị của biến trở khi đó. 

b) Hiệu điện thế định mức của hai đèn.

c) Điện năng tiêu thụ của mạch trong 30 phút.

CÂU 4: (2,0 điểm)


Trong hình 4: 
[image: image173.wmf]D

 là trục chính của một thấu kính; A là điểm sáng; A’ là ảnh của điểm sáng qua thấu kính. 

a) Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm, tiêu điểm và cho biết thấu kính đó là thấu kính loại gì?

b) Hạ vuông góc từ A và A’ xuống trục chính ta được B và B’. Biết khoảng cách B và B’ đến quang tâm lần lượt là 6cm và 2cm. Hãy tính tiêu cự của thấu kính (không dùng công thức thấu kính).
------------------ HẾT -------------------

Họ và tên thí sinh: .................................................; SBD: ..........; Phòng thi:...............

Chữ kí giám thị 1: ............................................; Chữ kí giám thị 2:................................
Đề luyện tập số 1

Câu 1:  Ông Lâm định đi xe máy từ nhà đến cơ quan, như​ng xe không nổ được máy nên đành đi bộ. ở nhà, con ông sửa đ​ược xe liền lấy xe đuổi theo để đèo ông đi tiếp. Nhờ đó thời gian tổng cộng để ông đến cơ quan chỉ bằng nửa thời gian nếu ông phải đi bộ suốt quãng đ​ường, nhưng cũng vẫn gấp đôi thời gian nếu ông đi xe máy ngay từ nhà. Hỏi ông đã đi bộ đư​ợc mấy phần quãng đư​ờng thì con ông đuổi kịp ?

Câu 2 Trong một bình đậy kín có một cục nư​ớc đá khối l​ợng M = 0,1 kg nổi trên mặt nước, trong cục đá có một viên chì khối l​ượng m = 5 g. Hỏi phải tốn một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để cục chì bắt đầu chìm xuống nư​ớc ?
(Cho khối l​ượng riêng của chì bằng 11,3 g/cm3, của n​ước đá bằng 0,9 g/cm3 nhiệt nóng chảy của n​ước đá là 3,4. 105 J/kg). Nhiệt độ nư​ớc trong bình là   00 C ? 

Câu 3 : Bốn điện trở giống hệt nhau ghép nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi UMN = 120 V. Dùng một vôn kế V mắc vào giữa M và C chỉ 80 V.
Vậy nếu lấy vôn kế đó mắc vào hai điểm A và B thì số chỉ của vôn kế V là bao nhiêu ? 

 

 

 

 

Câu 4 Một bóng đèn hình cầu  có đ​ường kính 4 cm đ​ợc đặt trên trục của vật chắn sáng hình tròn, cách vật 20 cm. Sau vật chắn sáng có màn vuông góc với trục của hai vật, cách vật 40 cm :

a/ Tìm đ​ường kính của vật chắn sáng biết bóng đen có đường kính bằng 16 cm ?


b/ Tìm bề rộng vùng nửa tối ?

Câu 5 :  Cho đoạn mạch điện như​ hình vẽ  
 Biết R1= 3 
[image: image174.wmf]W

, R2= 6 
[image: image175.wmf]W


AB là biến trở có điện trở 

toàn phần phân bố đều 

R0=18 
[image: image176.wmf]W

, C là con chạy có 

Thể di động trên biến trở, 

UMN= 9 V, Điện trở vôn kế vô cùng lớn


1/  Hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu khi :



a- C ở vị trí trùng với A ?



b- C ở vị trí sao cho AC có điện trở 10 
[image: image177.wmf]W

 ?


2/ Tìm vị trí con chạy C để vôn kế chỉ 1 V ?


3/ Khi con chạy dịch chuyển từ A đến B thì số chỉ vôn kế thay đổi như thế nào

Đề luyện tập số 2

 Câu 1 : Một gương phẳng hình tròn đường kính 10 cm đặt trên bàn cách trần nhà 2 m, mặt phản xạ hướng lên trên. ánh sáng từ một bóng đèn pin (xem nguồn sáng là điểm) cách trần nhà 1 m :

a/ Tính đường kính vệt sáng trên trần nhà ?


b/ Cần phải dịch bóng đèn về phía nào ? (theo phương vuông góc với gương) một đoạn bao nhiêu để đường kính vệt sáng tăng gấp đôi .

Câu 7:  Cho mạch điện như hình vẽ (hình 1). 

Biến trở có điện trở toàn phần RAB = 12Ω, đèn loại 6V-3W, UMN = 15V. Xác định phần điện trở RCB  của biến trở để đÌn sáng  bình thường.

Câu2:   Một ca nô đi từ A đến B xuôi dòng nước mất thời gian t1, đi từ B về A ngược dòng nước mất thời gian t2. Nếu ca nô tắt máy và trôi theo dòng nước thì nó đi từ A đến B mất thời gian bao nhiêu ?.

Câu 3: Một bình thông nhau hình chữ U chứa một chất lỏng có trọng lượng riêng d0. Người ta đổ vào nhánh trái một chất lỏng khác có trọng lượng riêng d >d0 với chiều cao h. Tìm độ chênh lệch giữa hai mực chất lỏng trong hai nhánh.

áp dụng với d0 = 8000N/m3, d = 10000N/m3, h = 20cm.

Câu 4: Tia sáng mặt trời chiếu xiên hợp với phương nằm ngang một góc 300. Cần đặt tại miệng giếng một gương phẳng như thế nào để được tia phản xạ chiếu xuống đáy giếng theo phương thẳng đứng.

Câu 5 :  Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều, có điện trở R = 100 
[image: image178.wmf]W

. Nối chung hai đầu dây lại tại một điểm M. Một con chạy C di chuyển trên dây. M nối đến A qua một ampe kế, con chạy                          

C nối đến B. (hình 2) .

Giữa A và B đặt một hiệu điện thế không đổi U = 6 V.                                                                                                   

     a/ Gọi x là điện trở đoạn (MOC) và y là điện trở đoạn (MPC).  

            Tính theo x và y số chỉ bởi ampe kế.

            áp dụng số : x = 60 
[image: image179.wmf]W

, tính số chỉ của ampe kế lúc này.

      b/  Di chuyển con chạy C trên dây (MOCPM) nhận thấy có một 

         lúc ampe kế chỉ  cường độ dòng điện nhỏ nhất. 

        Tìm giá trị của x, y và số chỉ bởi ampe kế lúc đó.

     ( Ampe kế và dây nối có điện trở nhỏ không đáng kể)

Đề luyện tập số 3

Bài 1 Cho mạch điện như hình vẽ 2; trong đó U = 36 V luôn không đổi ,

 r = 1,5 
[image: image180.wmf]W

 , điện trở toàn phần  của biến trở R = 10 
[image: image181.wmf]W

.  Đèn §1 có điện trở R1 = 6 
[image: image182.wmf]W

 , đèn §2 có điện trở R2 = 1,5 
[image: image183.wmf]W

, hai đèn có hiệu điện thế định mức khá lớn. Xác định vị trí của con chạy C trên biến trở để :

     a/  Công suất tiêu thụ trên đèn §1 là 6 W.

    b/  Công suất tiêu thụ trên đèn §2 là 6 W.

    c/  Công suất tiêu thụ trên đèn §2 là nhỏ nhất. Tính công suất đó. 

Xem điện trở của các đèn không phụ thuộc nhiệt độ.

Bài 2  Những tia sáng xuất phát từ A xuyên 

qua một thấu kính hội tụ L có tiêu điểm                                                                            L                   

F và F’ , phản chiếu trên gương phẳng M                                                                

thẳng góc với trục chính của thấu  

kính, rồi trở lại xuyên qua L  (hình 3)

     a/ Chứng tỏ rằng, với bất cứ vị trí nào của gương                         M 

         tia sáng đi qua F cũng trở về phương cũ theo chiều ngược lại.

     b/ Tìm vị trí của gương M để cho tia sáng song song với trục chính               

         trở lại đối xứng với tia đó qua trục chính.

Vẽ ảnh A’B’ của AB cho bởi hệ thống (L, M, L) ứng với trường hợp này. 

     c/  Gương phẳng bây giờ được đặt ở vị trí M’ cách thấu kính L                                 (hình 3)

         một khoảng OM’ = 2f (f là tiêu cự của L)  và vật AB  được đặt cách L một khoảng OB = 2f. 

Vẽ ảnh A’B’ của AB cho bởi hệ thống (L, M, L) ứng với  trường hợp này.

Bài 3 Một thấu kính hội tụ L (tiêu cự 18cm) đặt song song với 1 gương phẳng G, trước và cách gương G 1 đoạn a.Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, ở trong khoảng giữa thấu kính và gương.Qua hệ thấu kính - gương, vật AB cho 2 ảnh : 1 ảnh A/1B/1 ở vô cùng và 1 ảnh thật A//1B//1 cao bằng nửa vật.

     a/ Giải thích cách tạo ảnh và tính giá trị của a.

     b/ Nếu tịnh tiến vật AB dọc theo trục chính 1 đoạn x (vật vẫn ở trong khoảng giữa thấu kính và gương) 

        thì nó cho 2 ảnh thật A/2B/2 , A//2B//2 trong đó ảnh này cao gấp 3 lần ảnh kia.Xác định x và chiều tịnh tiến vật.

Bài 4 :  Cho đoạn mạch điện như hình vẽ.Biết R1 = R2 = R6 = 30(,

 R3 = 20(, R5 = 60(, R4 là biến trở (có thể biến thiên từ 0 đến vô cùng), ampe kế có điện trở RA = 0, vôn kế có điện trở RV rất lớn.Bỏ qua điện trở của cá dây nối và của khoá K.Đặt vào A, B hiệu điện thế không đổi U.

     a/ Chọn R4 = 40(, khoá K ngắt, vôn kế chỉ 20V.

          Tìm giá trị hiệu điện thế U của nguồn.

     b/ Khoá K đóng. Hãy cho biết sự biến thiên của cường độ dòng điện qua

         R1 và cường độ dòng điện qua ampe kế khi tăng dần giá trị của biến trở

         R4 từ 0 đến vô cùng.

Bài 5  : Một miếng đồng khối lượng 356g được treo dưới dây mảnh, bên ngoài miếng đồng có một khối lượng 380g nước đá ở 00C bọc lại.Cầm dây thả nhẹ miếng đồng (có nước đá) vào một nhiệt lượng kế chứa sẵn 2 lít nước ở 80C sao cho nó có thể chìm hoàn toàn trong nước mà không chạm đáy.Tìm lực căng dây treo khi đã cân bằng nhiệt.Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và môi trường.

Cho :

    -Nhiệt dung riêng của nước, nước đá lần lượt là c1 = 4200J/kg.K, c2 = 2100J/kg.K

    -Khối lượng riêng của nước, nước đá và đồng lần lượt là D1 = 1000kg/m3, D2 = 900kg/m3, D3 = 8900kg/m3.

    -Nhiệt nóng chảy của nước đá ở 00C là ( = 336000J/kg

đề luyện tập số 4

Bài 1 ( 2,0 điểm )

Hai quả cầu đặc, thể tích mỗi quả là V = 200cm3, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không co dãn, thả trong nước ( Hình 1 ) . 

Khối lượng riêng của quả cầu bên trên là D1 = 300 kg/m3,  còn khối lượng riêng của 

quả cầu bên dưới là D2 = 1200 kg/m3. Hãy tính :

     a/  Thể tích phần nhô lên khỏi mặt nước của quả cầu phía trên khi hệ vật cân bằng ? 

     b/ Lực căng của sợi dây ?

Cho khối lượng riêng của nước là Dn = 1000kg/ m3 .

                                                                                                                                                                                 Hình 1                                                                                                                                                                    
Bài 2 ( 1,5 điểm )

Dùng một bếp dầu để đun sôi một lượng nước có khối lượng m1 = 1 kg, đựng trong một ấm bằng nhôm có khối lượng m2 = 500g thì sau thời gian t1 = 10 phút nước sôi . Nếu dùng bếp dầu trên để đun sôi một lượng nước có khối lượng m3 đựng trong ấm trên trong cùng điều kiện thì thấy sau thời gian 19 phút nước sôi . Tính khối lượng nước m3 ? Biết nhiệt dung riêng của nước, nhôm lần lượt là c1 = 4200J/kg.K ; c2 = 880J/kg.K và nhiệt lượng do bếp dầu tỏa ra một cách đều đặn . 

Bài 3 ( 2,0 điểm )

Cho mạch điện như hình 2 . Biết R1 = R3 = 30( ; R2 = 10( ; R4 là một biến trở. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là UAB = 18V không đổi . 

Bỏ qua điện trở của dây nối và của ampe kế . 

     a. Cho R4 = 10( . Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng

         điện mạch chính khi đó ? 

      b. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở bằng bao nhiêu để ampe kế chỉ 0,2A và

          dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ  C đến D  ?   






Hình 2

Bài 4 ( 2,0 điểm )                                                                            

Cho mạch điện như hình 3.  Biết : R1 = 8( ;  R2 = R3 = 4( ;  R4 = 6( ; UAB = 6V không đổi .  Điện trở của ampe kế , khóa K và các dây nối không đáng kể .

     1. Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp : 

    a. Khóa K mở .

    b. Khóa K đóng .

   2. Xét trường hợp khi K đóng : Thay khóa K bằng điện trở R5​ . Tính R5 để cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 bằng không ?












 Hình 3                                               

Bài 5 ( 2,5 điểm )

 Đặt một mẩu bút chì AB = 2 cm ( đầu B vót nhọn ) vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ , A nằm trên trục chính ( hình 4 ) . Nhìn qua thấu kính người ta thấy ảnh A’B’ của bút chì cùng chiều với vật và cao gấp 5 lần vật .

       a. Vẽ ảnh A’B’ của AB qua thấu kính . Dựa vào hình vẽ chứng minh công thức sau :
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                                                                               ( Hình 4)

 Khi mẩu bút chì dịch chuyển dọc theo trục chính lại gần thấu kính thì ảnh ảo của nó dịch chuyển theo chiều nào ? Vì sao ?                                                                                        

        b. Bây giờ đặt mẩu bút chì nằm dọc theo trục chính của thấu kính , đầu A vẫn nằm ở vị trí cũ, đầu nhọn B của nó hướng thẳng về quang tâm O . Lại nhìn qua thấu kính thì thấy ảnh của bút chì cũng nằm dọc theo trục chính và có chiều dài bằng 25cm . Hãy tính tiêu cự của thấu kính . 

        c. Dịch chuyển đầu A của mẩu bút chì đến vị trí khác . Gọi A’ là ảnh ảo của A qua thấu kính , F là tiêu điểm vật của 

thấu kính ( hình 5 ) .

Bằng phép vẽ , hãy xác định

quang tâm O và tiêu điểm ảnh 

F’ của thấu kính .                                                               Hình 5

Đề luyện tập số 5

Câu 1 :  Cho mạch điện như hình 2. 
Biết: UAB = 21V không đổi, R1 =3
[image: image185.wmf]W
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Biến trở có điện trở toàn phần là RMN =4,5
[image: image186.wmf]W

 

Đèn có điện trở Rđ = 4,5
[image: image187.wmf]W

 

ampe kế, khóa K và các dây nối có điện trở không đáng kể.

a) Khi K đóng, con chạy C ở vị trí N thì ampe kế chỉ 4A. 

Tính điện trở R2.

b) Khi K mở, xác định giá trị phần điện trở RMC của biến trở để độ sáng của đèn yếu nhất.

     c)Khi K mở, dịch con chạy C từ  M đến N thì độ sáng của đèn thay đổi như thế nào?

Câu 2 : Một vật sáng nhỏ có dạng đoạn thẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và nằm ở ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính đó.
        a) Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, f là tiêu cự của thấu kính. Hãy vẽ ảnh của vật qua thấu kính và chứng minh công thức:   
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       b) Đặt vật sáng trên ở một phía của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm, song song với trục chính và cách trục chính một đoạn l = 20 cm. Biết các điểm A và B cách thấu kính lần lượt là 40 cm và 30 cm. Tính độ lớn ảnh của vật AB qua thấu kính.

Câu 3 :  Hai bến A và B ở cùng một phía bờ sông. Một ca nô xuất phát từ bến A, chuyển động liên tục qua lại giữa A và B với vận tốc so với dòng nước là v1 = 30 km/h. Cùng thời điểm ca nô xuất phát, một xuồng máy bắt đầu chạy từ bến B theo chiều tới bến A với vận tốc so với dòng nước là v2 = 9 km/h. Trong thời gian xuồng máy chạy từ B đến A thì ca nô chạy liên tục không nghỉ được 4 lần khoảng cách từ A đến B và về A cùng lúc với xuồng máy. Hãy tính vận tốc và hướng chảy của dòng nước. 

     Giả thiết chế độ hoạt động của ca nô và xuồng máy là không đổi ; bỏ qua thời gian ca nô đổi hướng khi đến A và B; chuyển động của ca nô và xuồng máy đều là những chuyển động thẳng đều .
Câu 4 :  Trong một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa m0 = 100g nước ở nhiệt độ t0 = 200C . Người ta nhỏ  đều đặn các giọt nước nóng vào nước đựng trong bình nhiệt lượng kế. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ nước trong bình nhiệt lượng kế vào số giọt nước nóng nhỏ vào bình được biểu diễn ở đồ thị  hình  bên . Hãy xác định nhiệt độ của nước nóng và khối lượng của mỗi giọt nước . 

       Giả thiết rằng khối lượng của các giọt nước nóng là như nhau và sự cân bằng nhiệt được thiết lập ngay sau khi giọt nước nhỏ xuống; bỏ qua sự mất mát nhiệt do trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh và với nhiệt lượng kế khi nhỏ nước nóng .
Câu 5 : Từ một hiệu điện thế U1 = 2500V, điện năng được truyền bằng dây dẫn điện đến nơi tiêu thụ. Biết điện trở dây dẫn là R = 10
[image: image191.wmf]W

 và công suất của nguồn điện là 100kW. Hãy tính :
a. Công suất hao phí trên đường dây tải điện .

b. Hiệu điện thế nơi tiêu thụ .

c. Nếu cần giảm công suất hao phí đi 4 lần thì phải tăng hiệu điện thế của hai cực nguồn điện lên mấy lần?

Câu6 : (2,0 điểm)

      Một vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ sao cho điểm B của vật nằm trên trục chính của thấu kính và cách quang tâm của thấu kính một khoảng OB = a. Người ta nhận thấy rằng, nếu dịch chuyển vật đi một khoảng b = 5cm lại gần hoặc ra xa thấu kính thì đều được ảnh của vật có độ cao bằng 3 lần vật, trong đó một ảnh cùng chiều và một ảnh ngược chiều với vật . Dùng cách vẽ đường đi của các tia sáng từ vật đến ảnh của nó qua thấu kính, hãy tính khoảng cách a và tiêu cự của thấu kính .

Câu 7: (1,0 điểm)

      Treo một vật kim loại vào một lực kế . Trong không khí lực kế chỉ P1 ; khi nhúng vật vào nước lực kế chỉ P2. Cho biết khối lượng riêng của không khí là D1, khối lượng riêng của nước là D2. Tính khối lượng và khối lượng riêng của vật kim loại đó .

LUYỆN TẬP VỀ VẬN TỐC

* Bài tập1: Hai thành phố A và B cách nhau 300km. Cùng một lúc ô tô xuất phát từ A đến B với vận tốc 55 km/h, xe máy chuyển động từ B về A với vận tốc 45 km/h

a) Sau bao lâu hai xe gặp nhau

b) Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

* Bài tập2: Một HS chạy từ nhà ga tới một trường học với vận tốc 12 km/h. Một HS khác cũng chạy trên quãng đường đó với vận tốc 5km/h. Hai bạn cùng khởi hành một lúc nhưng một bạn đến trường lúc 7h54 ph còn bạn kia đến trường lúc 8h06ph( và bị muộn) . Tính quãng đường từ nhà ga đến trường .

                                                                                Bài giải Bài tập 1
                                                          Quãng đường mà ô tô đi đến khi gặp nhau là                                      

                                                                           S1 = v1.t1 = 55 .t1
                                                 Quãng đường mà xe máy đi đến khi gặp nhau là                     

                                                                         S2 = v1.t2 = 45 .t2

                                                   Do hai xe chuyển động ngược chiều gặp nhau                      

                                                                       nên ta có  S = S1 + S2 Hay 300 = 55 .t1 + 45t2                                        
                                        Mà thời gian hai xe đi đến khi gặp nhau là bằng nhau nên

                                  t1 = t2 = t        Suy ra    300 = 55 .t + 45t = 100t 
[image: image192.wmf]Þ

 t = 3(h) 

                                                             Vậy sau 3 giờ thì hai xe gặp nhau

b) Vị trí gặp nhau cách A một khoảng bằng quãng đường mà ô tô đi cho đến khi gặp nhau nên ta có      S1 = v1.t1 = 55 .t1 = 55 . 3 = 165(km)

 Bài giải Bài tập2
                             Gọi thời gian HS1 đi đến trường là ta ( h)  của HS2 là tb ( h) 

                                                              ta > tb  và ta >0 ;  tb  >0


Thời gian HS1 đi từ nhà ga đến trường là         ta = 
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Thời gian HS2 đi từ nhà ga đến trường là         tb = 
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Do HS1 đến trường lúc t1 = 7h 54ph; HS 2 đến trường lúc t2 = 8h06ph Nên thời gian HS1 đến trường sớm hơn HS 2 là 12 phút = 
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 S = 1,7(km)

Vậy quãng đường từ nhà ga đến trường dài 1,7 (km)

* Bài tập 3
Lúc 10 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và Bcách nhau 96 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 36km/h của xe đi từ B là 28km/h

a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

b) Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km kể từ lúc gặp nhau



                                                           Quãng đường xe đi từ A đến khi gặp nhau là 

                                                                        
S1 = v1.t1 = 36.t1
         
Quãng đường xe đi từ B đến khi gặp nhau là 

                                                                                 S2 = v2.t2 = 28.t2

                                                           Do 2 xe chuyển động ngược chiều gặp nhau                    

                                                                          nên ta có:  S = S1 + S2  Hay  96 = 36.t1+28.t2
                              Mà thời gian 2 xe chuyển động đến khi gặp nhau là bằng nhau nên t = t1 = t2
                                                                  Nên  ta có  96 = 36.t+28.t = 64t 
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 t = 1,5(h) 

Vậy sau 1,5(h) thì 2 xe gặp nhau và lúc gặp nhau là 10 + 1,5 = 11,5 ( h) 

Khi đó vật đi từ A đến khi gặp nhau đã đi được quãng đường là S1 = v1.t1 = 36. 1,5 = 54(km)

Vậy vị trí gặp nhau cách A là 54 ( km) và cách B là 42(km)

b) Sau khi gặp nhau lúc 11,5(h). Để hai xe cách nhau 32km thì

Xe I đi được quãng đường là S/1  = v1.t/1

Xe II đi được quãng đường là S/2  = v2.t/2

Mà S/1 + S/2 = 32 và   t/1 = t/2 =t/ 

Nên ta có 32 = v1.t/1 + v2.t/2 hay 32 = 36.t/1  +28.t/2           Giải ra tìm được t/ = 0,5(h)
Vậy sau lần gặp thứ nhất để hai xe cách nhau 32 km thì hai xe cungd đi với thời gian là 0,5(h) và lúc đó là 11,5 + 0,5 = 12(h)

* Bài tập 4: Cùng một lúc 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất đi từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai đi từ B với vận tốc 40km/h

a) Tìm khoảng cách giữa 2 xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát

b) Hai xe có gặp nhau không? Tại sao?

c) Sau khi xuất phát 1h. Xe thứ nhất ( Đi từ A) tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm 2 xe gặp nhauvà vị trí chúng gặp nhau?

. * Bài tập 4


  Sau 30ph xe đi từ A đi được quãng đường 

                                     S1 = v1 .t1 = 30.0,5  = 15(km)

                                   
Sau 30 ph xe đi từ B đi được quãng đường 

                                          S2 = v2 .t1= = 40.0,5 = 20(km)

                             Sau 30 phút hai xe cách nhau 

                                                           S = SAB - S1 + S2 = 60-15+20 =65(km)

                                               b) Do xe 1 đi sau xe 2 mà v1 < v2 nên 2 xe không        

                   gặp nhau


c) Sau 1h 2 xe đi được  quãng đường là 

                                            Xe1: S/1 = v1 .t2  = 30.1 =30(km)

                                               Xe 2:  S/2  = v2 .t2 = 40.1 = 40(km)

                                    Khoảng cách giữa 2 xe lúc đó là 

                                         S/ = SAB - S/1 +S/2  = 60 - 30 +40 = 70(km)

Sau 1 h xe 1 tắng vận tốc đạt tới V/1 = 50km/h. Gọi t là thời gian 2 xe đi đến lúc gặp nhau 

Quãng đường  2 xe đi đến lúc gặp nhau  là 

           Xe1: S//1 = v/1 .t  = 50.t (km)            Xe 2:  S//2  = v/2 .t = 40.t (km
  Do 2 xe chuyển động cùng chiều gặp nhau nên ta có S/ = S//1 -  S//2 Hay  70 = 50.t  - 40.t            Giải ra tìm được t = 7(h)          Vậy sau 7h kể từ lúc tăng tốc thì 2 xe gặp nhau

Vị trí gặp nhau cách A một khoảng        L = S//1 + S/1  = 50.t + 30.t2 = 380(km)

* Bài tập 5: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 400m. Nửa quãng đường đầu xe đi trên đường nhựa với vận tốc v1, nửa quãng đường còn lại xe chuyển động trên cát nên có vận tốc v2 
= 
[image: image210.wmf]1

2

v

. Hãy xác định các vận tốc v1 và v2 sao cho sau 1 phút người ấy đến được B.

                                        Thời gian xe đi trên đường nhựa là t1 = 
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                                          Thời gian xe đi trên đường cát là  t2 = 
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Sau t = 1 phút thì đến được B nê ta có

t = t1 + t2 = 
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Giải ra tìm được v1 = (10m/s)           Suy ra v2 = (5m/s)

* Bài tập 6: Một chiếc xuồng chạy trên một dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A đến B thì mất 2 giờ, còn nếu xuồng chạy ngược dòng từ B đến A  thì phải mất 6 giờ. Tính vận tốc của xuồng khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước. Biết khoảng cách AB là 120km


Bài giải 

                              Khi xuồng chạy xuôi dòng thì vận tốc thực của xuồng là 

                                                 v1 = vx + vn
                             Thời gian xuồng chạy xuôi dòng 

                                   t1 = 
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 vx + vn = 
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                             Khi xuồng chạy ngược dòng vận tốc thực của xuồng là 

                                          v2 = vx - vn

                       Thời gian xuồng chạy ngược dòng 


t2 = 
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 vx -  vn = 
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 (2)

Từ (1) suy ra  vn = 60 - vx (3)

Thay ( 3) vào (2) ta được vx - 60 + vx = 20

 Giải ra tìm được vx = 40(km/h)

Vậy vận tốc của xuồng là 40 ( km/h) vận tốc của nước là 

                           vn = 60 - vx = 60 - 40 = 20 ( km/h)

* Bài tập 7: Một ca nô đi ngược dòng thì gặp một bè đang trôi xuôi. Sau khi gặp bè 30 phút  thì động cơ ca nô bị hỏng. Sau 15 phút thì sửa xong, ca nô lập tức quay lại đuổi theo bè (Vận tốc của ca nô đối với nước là không đổi) và gặp lại bè ở điểm gặp cách điểm gặp trước một đoạn là l = 2,5 km. Tìm vận tốc của dòng nước

* Bài tập 8: Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5h 30 phút với vận tốc 15 km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10h thì sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng nên phải sửa xe mất 20 phút. Trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ dự định.

* Bài tập 7:

Gọi vận tốc của ca nô đối với nước là v1(km/h); của nước là v2 (km/h)

             ( v1 > v2 > 0 )

Quãng đường của ca nô đi được sau 30 phút = 0,5h là 

                         s1 = 0,5( v1 - v2 )

Quãng đường bè trôi được sau 30 phút = 0,5h là 

                       s2 = 0,5.v2
Lúc hỏng máy ca nô và bè cách nhau là

                     s =  s1 + s2 = 0,5( v1 - v2 )+0,5.v2 = 0,5v1 - 0,5v2 +0,5.v2 = 0,5v1 

Trong thời gian sửa máy ca nô và bè cùng trôi theo dòng nước nên khoảng cách giữa chúng không thay đổi và luôn bằng s = 0,5v1 

Khi sửa máy song ca nô đi xuôi dòng nước ( Cùng chiều với bè ). Thời gian đuổi kịp bè là          t  = 
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Thời gian giữ hai lần gặp là      t/ = 0,5 + 0,25 + 0,5 = 1,25 (h)

Vận tốc của dòng nước là        v2 =  = 
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* Bài tập 8: 

Thời gian đi từ nhà đến đích là 

                      10 - 5,5 = 4,5(h)

Vì dự định nghỉ 30 phút nên thời gian trên đường chỉ còn 4 giờ

Thời  gian đi nửa đoạn đường đầu là 4 :2 = 2(h)

Vậy nửa quãng đường đầu có độ dài là

 s =  v .t = 15 .2 = 30(km)

Trên nửa đoạn đường sau, do phải sửa xe 20 phút nên thời gian đi đường thực tế chỉ còn 
2 -  
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[image: image226.wmf]5

3

       Vận tốc trên nửa đoạn đường sau là   v = 
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Vậy người đó phải tăng vận tốc lên 18 km/h để đến đích như dự kiến.

* Bài tập 9: Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc v1= 12km/h.Sau đó 2 giờ một người đi bộ từ B về A với vận tốc v2=4km/h. Biết AB = 48km.

a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ?nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

b) Nếu người đi xe đạp ,sau khi đi được 2km rồi ngồi nghỉ 1 giờ thì 2 người gặp nhau lúc mấy giờ?nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Giải:                       Lập phương trình đường đi của 2 xe:

a) s1 =v1t; s2= v2(t-2) ( s1+s2=sAB ( v1t+v2(t-2) = sAB
  Giải phương trình ( t  = 3,5 (h) 

                                ( s1 =  42(km) , s2  =  6(km)

                               ( Thời điểm gặp nhau lúc 9h30 phút 

                                    và vị trí 2 xe gặp nhau cách A 42 (km).

b)  Gọi t là thời gian tính từ lúc người đi xe xuất phát đến lúc 2 người gặp nhau ta có phương trình
s1= v1 (t- 1);  s2= v2 (t-2) ;  s1 + s2 = sAB ( v1 (t-1)+ v2 (t-2) = 48 ( t=4,25h=4h 15ph

    (thời điểm gặp nhau T=10h 15 ph     Nơi gặp nhau cách A: xn= s1=12(4,25-1)=39km.

* Bài tập 10:  Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a) Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b) Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?


Bài giải

a/ Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là 

          SAc  = 40.1 = 40 km


   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108( km).

b/  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.

 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :      SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :      SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5(h)

Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

          -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km
LUYỆN TẬP VỀ VẬN TỐC

* Bài tập1: Hai thành phố A và B cách nhau 300km. Cùng một lúc ô tô xuất phát từ A đến B với vận tốc 55 km/h, xe máy chuyển động từ B về A với vận tốc 45 km/h

a) Sau bao lâu hai xe gặp nhau

b) Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

* Bài tập2: Một HS chạy từ nhà ga tới một trường học với vận tốc 12 km/h. Một HS khác cũng chạy trên quãng đường đó với vận tốc 5km/h. Hai bạn cùng khởi hành một lúc nhưng một bạn đến trường lúc 7h54 ph còn bạn kia đến trường lúc 8h06ph( và bị muộn) . Tính quãng đường từ nhà ga đến trường .
* Bài tập 3
Lúc 10 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và Bcách nhau 96 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 36km/h của xe đi từ B là 28km/h

a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

b) Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km kể từ lúc gặp nhau

* Bài tập 4: Cùng một lúc 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất đi từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai đi từ B với vận tốc 40km/h

a) Tìm khoảng cách giữa 2 xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát

b) Hai xe có gặp nhau không? Tại sao?

c) Sau khi xuất phát 1h. Xe thứ nhất ( Đi từ A) tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm 2 xe gặp nhauvà vị trí chúng gặp nhau?

* Bài tập 5: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 400m. Nửa quãng đường đầu xe đi trên đường nhựa với vận tốc v1, nửa quãng đường còn lại xe chuyển động trên cát nên có vận tốc v2 = 
[image: image228.wmf]1

2

v

. Hãy xác định các vận tốc v1 và v2 sao cho sau 1 phút người ấy đến được B.

* Bài tập 6: Một chiếc xuồng chạy trên một dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A đến B thì mất 2 giờ, còn nếu xuồng chạy ngược dòng từ B đến A  thì phải mất 6 giờ. Tính vận tốc của xuồng khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước. Biết khoảng cách AB là 120km

* Bài tập 7: Một ca nô đi ngược dòng thì gặp một bè đang trôi xuôi. Sau khi gặp bè 30 phút  thì động cơ ca nô bị hỏng. Sau 15 phút thì sửa xong, ca nô lập tức quay lại đuổi theo bè (Vận tốc của ca nô đối với nước là không đổi) và gặp lại bè ở điểm gặp cách điểm gặp trước một đoạn là l = 2,5 km. Tìm vận tốc của dòng nước

* Bài tập 8: Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5h 30 phút với vận tốc 15 km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10h thì sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng nên phải sửa xe mất 20 phút. Trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ dự định.

* Bài tập 9: Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc v1= 12km/h.Sau đó 2 giờ một người đi bộ từ B về A với vận tốc v2=4km/h. Biết AB = 48km.

a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ?nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

b) Nếu người đi xe đạp ,sau khi đi được 2km rồi ngồi nghỉ 1 giờ thì 2 người gặp nhau lúc mấy giờ?nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

* Bài tập 10:  Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a) Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b) Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH OAI



	ĐỀ THỊ OLYMPIC LỚP 8

Năm học: 2014 - 2015

Môn thi : Vật lý

Thời gian làm bài : 120 phút 

(Không kể thời gian giao đề)


 Câu 1: (6,0 điểm)
Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp từ thành phố A đến thành phố B cách A 114km với vận tốc 18km/h. Lúc 7 giờ một xe máy đi từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 30km/h.

1.Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp cách A bao nhiêu km?

2.Trên đường có một người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy, biết rằng người đó cũng khởi hành từ lúc 7 giờ. Hỏi:

a) Vận tốc của người đi bộ đó là bao nhiêu?

b) Người đó đi theo hướng nào?

c) Điểm khởi hành của người đó cách A bao nhiêu km?

Câu 2: (5,0 điểm)

Hai hình trụ thông nhau đặt thẳng đứng có tiết diện thẳng bên trong là 20cm2 và 10cm2 đựng thủy ngân, mực thủy ngân ở độ cao 10cm trên một thước chia khoảng đặt thẳng đứng giữa 2 bình.

a) Đổ vào bình lớn một cột nước nguyên chất cao 27,2 cm. Hỏi độ chênh lệch giữa độ cao của mặt trên cột nước và mặt thoáng của thủy ngân trong bình nhỏ?

b) Mực thủy ngân trong bình nhỏ đã dâng lên đến độ cao bao nhiêu trên thước chia độ?

c)Cần phải đổ thêm vào bình nhỏ một lượng nước muối có chiều cao bao nhiêu để mực thủy ngân trong bình trở lại ngang nhau? Biết KLR của thủy ngân là 13600 kg/m3, của nước muối là 1030kg/m3, của nước nguyên chất 1000kg/m3
Câu 3: (4,0 điểm)

	Một quả cầu đồng chất có khối lượng M=10kg và thể tích V=0,014m3
a.Hãy đưa ra kết luận về trạng thái quả cầu khi thả nó vào bể nước?

b.Dùng một sợi dây mảnh, một đầu buộc vào quả cầu, đầu kia buộc vào một điểm cố định ở đáy bể nước sao cho quả cầu ngập hoàn toàn trong nước và dây treo có phương thẳng đứng (H.4)

Tính lực căng dây? Biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
	


Câu 4: (5,0 điểm)

Chỉ có ba cục đồng A, B và C có dạng khối lập phương, kích thước như nhau. Cục A có nhiệt độ 2000 C, cục B và cục C có nhiệt độ 00 C. Hỏi có cách nào làm cho nhiệt độ của cục A thấp hơn nhiệt độ của  hai cục kia không? 

a) Nêu phương án thực hiện.

b) Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Tính nhiệt độ cuối cùng của A, B và C sau khi làm theo cách trên.


----------- Hết -----------

(giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
	phòng Giáo dục & Đào tạo

Thanh oai
	Hướng dẫn chấm thi olympic

Năm học 2014 - 2015

Môn thi : Vật lý Lớp 8



Câu 1: (6đ)

1. (3đ)  


Sau 1 giờ xe đạp đi được một quãng đường là: SAC  = 18.1 = 18km

Gọi thời điểm hai xe gặp nhau là t (t > 0)

Quãng đường người đi xe đạp đi được từ lúc bắt đầu đi đên chỗ gặp nhau là: 
S1 = 18 + 18t

Quãng đường người đi xe máy đi được từ lúc bắt đầu đi đên chỗ gặp nhau là: S1 = 30t

Vì hai xe chuyển động ngược chiều nên ta có S1 + S2 = S 

Hay: 18 + 18t + 30t = 114 

       
[image: image229.wmf]®

 t = 2h

Vậy sau 2 giờ kể từ lúc xe máy xuất phát thì hai xe gặp nhau. Lúc đó là 7h + 2h = 9h.  Khi đó điểm gặp nhau cách A một khoảng  S1 = 18 + 18.2 = 54km         

2. (3đ)

 Vì người đi bộ lúc nào cũng cách đều người đi xe đạp và xe máy nên:

Lúc 7h phải xuất phát tại trung điểm của CB tức cách A là: 

AD = AC +
[image: image230.wmf]2
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 = 18 + 
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  = 66 (km )

         Lúc 9 h ở vị trí hai xe gặp nhau tức cách A 54 km.

   Vậy sau khi chuyển động được 2h người đi bộ đã đi được một quãng đường là: 
   S = 66 – 54 = 12 km 

a) Khi đó vận tốc của người đi bộ là: v3 = 
[image: image232.wmf]2
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 = 6 (km)

b) Ban đầu người đi bộ cách A 66km. Sau khi đi được 2h thì cách A 54 km nên người đó đi bộ theo chiều từ B về A.

c) Điểm khởi hành cách A 66 km.

Câu 2: (5 đ)
a) Khi đổ nước nguyên chất vào bình lớn(H.vẽ)
 (0,25 đ)

nước này gây áp suất lên mặt thủy ngân  p1 = d1.h1     (0,25đ)

+ Áp suất của cột thủy ngân tác dụng lên một điểm

Trên mặt phẳng nằm ngang CD trùng với mặt dưới

Của cột nước trong bình lớn. Áp suất này bằng áp suất của 

cột nước tác dụng lên mặt đó nên ta có:     d1h1 = d2h2     (0,5đ)
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Vậy độ chênh lệch giữa mặt nước trong bình lớn và mặt thủy ngân trong bình nhỏ là 

                          H = h1 - h2 = 27,2 - 2 = 25,2(cm)   (0,5đ)

b) Mực thủy ngân trong 2 bình lúc đầu nằm trên mặt phẳng ngang AB, sau khi đổ nước vào bình lớn, mực thủy ngân trong bình lớn hạ xuống 1 đoạn AC = a và dâng lên trong bình nhỏ 1 đoạn BE = b                                   

Vì thể tích thủy ngân trong bình lớn giảm được chuyển cả sang bình nhỏ nên ta có 

               S1a = S2b 
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                 (0,5đ)

Mặt khác ta có h2 = DE = DB + BE = a + b    (0,25đ)

Từ đó h2 = 
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 + 1);   BE = b mà b = 
[image: image239.wmf]2212

221

21

11

1

hhSh

SSS

SS

SS

==

+

+

+

   (0,5đ)

Suy ra BE = b = 
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= 1,3(cm)       (0,5đ)

Vậy trên thước chia khoảng mực thủy ngân trong bình nhỏ chỉ 

                                             10 + 1,3 = 11,3(cm)  (0,25đ)

c) Khi đổ nước muối lên mặt thủy ngân trong bình nhỏ, muốn cho mực thủy ngân trở lại ngang nhau trong 2 bình thì áp suất do cột muối gây ra trêm mặt thủy ngân trong bình nhỏ phải bằng áp suất do cột nước nguyên chất gây ra trong bình lớn

                       d1h1 = d3h3                         (0,5 đ)
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[image: image242.wmf]1111

33

1000.0,272

1030

dhDh

dD

==

=0,264(m) = 264(cm)   (0,5 đ)

	Câu 3:(4 điểm)
	

	a.Khối lượng riêng của quả cầu 
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Vậy khi thả quả cầu vào nước do 
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nên nó nổi trên mặt nước.
	1.5. đ

	b.


	0,5đ

	Các lực tác dụng lên quả cầu:

+Lực đẩy Ác -si -mét
có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên có độ lớn được tính bằng công thức:
[image: image246.wmf]10D
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	0,5đ

	+Trọng lực P của quả cầu có phương thẳng đứng, chiều 

từ trên xuống có độ lớn được tính bằng công thức 

                              P=10M
	0,5đ

	+lực căng dây T thẳng đứng hướng xuống

Khi quả cầu cân bằng:
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	  Thay số:
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Câu 4 (5,0đ)
	
	a
	-Học sinh tóm tắt 

Kí hiệu khối lượng mỗi cục đồng là m, nhiệt dung riêng là c

Cách thực hiện như sau:

Bước 1:  

Đem cục A áp váo cục B. Gọi nhiệt độ của hai cục khi cân bằng là t1 

Bước 2:

Đem  cục A áp váo cục C thì A truyền nhiệt cho C. Gọi nhiệt độ của 2 cục này khi cân bằng là t2
Bước 3: 

Đem cục B áp vào cục C, nhiệt độ cân bằng của 2 cục này khi cân bằng là t3
	0,25

0. 5

0. 5

0.5

	
	b
	- Khi cục A áp vào cục B, ta có phương trình:

mc (200 – t1) = mc (t1 - 0)

                   t1 = 1000c 

- Khi cục A áp vào cục C, ta có phương trình:

mc(100 – t2) = mc (t2 - 0)

                  t2 = 500C

- Khi đem cục B áp vào cục C, ta có phương trình

mc(t1 – t3) = mc(t3 – t2)

    100 – t​3 = t3 – 50

              t3 = 750C

- Sau quá trình truyền nhiệt như trên nhiệt độ của cục A là t2 = 50, nhiệt độ của cục B và C là t3 = 750C

Đáp số: t3 = 750C
	1

1

1

0.25



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIA LAI
	KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Năm học 2007-2008

	ĐỀ CHÍNH THỨC
	

	
	
MÔN THI: VẬT LÝ


               Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (3,5 điểm) Ba điện trở giống nhau R1, R2, R3, mỗi điện trở có giá trị bằng R, được mắc với biến trở rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U (Hình 1). Gọi Rb là trị số điện trở của biến trở.

1.  Lúc đầu: Rb = R. Hãy tính tỉ số giữa:

a) Điện trở R và điện trở tương đương RAB của đoạn mạch AB.

b) Công suất điện trên biến trở và công suất điện trên điện trở R1.

2. Thay đổi Rb đến khi công suất điện trên biến trở đạt giá trị lớn nhất và bằng 4,5W. Tính tỉ số giữa Rb với RAB và tính công suất điện trên điện trở R3 khi đó.

3. Biết R1, R2, R3 là các đèn dây tóc có ghi 6V-3W và U = 12V. Hãy vẽ các cách mắc bộ ba đèn với biến trở vào nguồn, đồng thời tính Rb trong mỗi cách mắc để các đèn đều sáng bình thường.

Bài 2: (3 điểm)

1. Hình 2 vẽ trục chính ( của một thấu kính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S qua thấu kính.

a) Hãy cho biết S’ là ảnh thật hay ảo, thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kì?

b) Bằng phép vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F’ của thấu kính.


2. Một chùm sáng có đường kính a = AB = 4 cm được chiếu đến thấu kính theo phương song song với trục chính ( của thấu kính. Sau khi qua thấu kính, chùm sáng tạo ra một vệt sáng hình tròn có đường kính b = CD = 6 cm trên màn chắn E đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính đoạn L = 24 cm. (Hình 3). Hãy vẽ đường đi của chùm sáng khúc xạ qua thấu kính và tính tiêu cự của thấu kính.

Bài 3: (1,5 điểm) Đặt một hiệu điện thế xoay chiều 25 V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế  thì ở hai đầu của cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là 220 V.

1. Nếu giữ nguyên hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp và đồng thời tăng số vòng dây ở mỗi cuộn thêm 100 vòng thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp tăng hay giảm so với lúc đầu?

2. Biết tổng số vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 3920 vòng. Tính số vòng dây ở cuộn sơ cấp và số vòng dây ở cuộn thứ cấp.

Bài 4 .(2 điểm) Một vật không thấm nước được thả nổi trong một thùng nước. Khi vật cân bằng, thể tích phần bị ngập trong nước gấp 1,5 lần thể tích phần nổi. Để vật vừa đủ ngập trong nước, người ta dán thêm một viên bi thép ở mặt trên của vật. (Hình 4)

1. Trọng lượng riêng dV của vật bằng bao nhiêu % trọng lượng riêng dN của nước?

2. Lật vật để cho mặt có viên bi nằm phía dưới. Hỏi khi đã cân bằng, vật có ngập hết trong nước không? Độ cao mực nước trong cốc thay đổi thế nào so với trước khi lật vật?

---------HẾT--------

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., số báo danh: . . . . . . . ., phòng: . . . . . . . . . .

Chữ ký của giám thị số 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chữ ký của giám thị số 2: . . . . . . . . . . . . . .

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIA LAI
	KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Năm học 2007-2008

	ĐỀ DỰ BỊ
	

	
	
MÔN THI: VẬT LÝ


               Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (1,5 điểm)


Trộn lẫn hai lượng nước có khối lượng bằng nhau, có nhiệt độ tương ứng là t1 và t2 = 5t1/3, người ta thu được khối nước có nhiệt độ 450C. Xác định t1 và t2.

Bài  2: (2 điểm)

Thả một miếng gỗ vào nước, khi cân bằng có 2/3 thể tích gỗ ngập trong nước. Nếu thả vào dầu thì phần gỗ ngập trong dầu là 3/4. Cho biết dầu và nước không thấm vào miếng gỗ đó, trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

1. Tìm khối lượng riêng của dầu.

2. Tìm thể tích miếng gỗ.

Bài 3: (3 điểm)


Cho mạch điện như hình vẽ. R2 = 10 (; hiệu điện thế của nguồn U = 18 V; đèn dây tóc Đ có ghi 5V-2,5W.

1. Điều chỉnh vị trí con chạy C đến khi giá trị của biến trở tham gia vào mạch bằng R0 = 8,4( thì đèn sáng bình thường. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và qua đèn. Tính R1.

2. Tính điện năng đèn tiêu thụ khi thắp sáng bình thường trong 30 ngày, biết mỗi ngày đèn được thắp sáng 3 giờ.

3. Dịch chuyển con chạy C về phía đầu B thì đèn sáng mạnh hơn hay yếu hơn? Vì sao? 

Bài 4: (2 điểm)


Hình 2 vẽ vật là đoạn thẳng AB đặt trước một thấu kính. Biết O, F, F’ lần lượt là quang tâm và các tiêu điểm của thấu kính.

1. Dựng ảnh A’B’ của vật qua thấu kính.

2. Cho biết: AB = 4cm, OF = 60 cm, OA = 20cm. Bằng kiến thức hình học, hãy tính AA’ và A’B’.

Bài 5: (1,5 điểm)


Cho một số điện trở r = 5(. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu điện trở r để mắc thành mạch có điện trở tương đương bằng 3(?

---------HẾT--------

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., số báo danh: . . . . . . . ., phòng: . . . . . . . . . .

Chữ ký của giám thị số 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chữ ký của giám thị số 2: . . . . . . . . . . . . . .

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIA LAI
	KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

Năm học 2007-2008

	
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	
	
    Môn: VẬT LÝ


	BÀI
	NỘI DUNG 
	ĐIỂM

	BÀI 1
	1. (1.0 đ)

- Tính được: 
RAB = 2R/3.

- Suy ra: 
R/RAB = 1,5.

- Viết được Pb = RbI2 = R.I2 và P1 = R1.
[image: image249.wmf]2
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(1.1)


và lập luận để chỉ ra được I = 3I1.


(1.2)

- Từ (1.1) và (1.2), rút ra được kết quả: Pb/P1 = 9.
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	2. (1.25 đ)

- Lập được biểu thức tính công suất điện trên Rb:


Pb = Rb.I2 = 
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- Lập luận được: Pb lớn nhất khi: 
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- Áp dụng bất đẳng thức Côsi để đi đến Rb = RAB, suy ra Rb/RAB = 1.

- Viết được hai biểu thức Pb = Rb.I2 và P3 = R3.
[image: image254.wmf]2
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(1.3)

 và lập luận để chỉ ra được I3 = 2I/3, R3 = 3Rb/2.
(1.4)

- Từ (1.3) và (1.4), rút ra được kết quả: P3 = 2Pb/3 = 3 W. 
	0.25
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	3. (1.25 đ)

- Vẽ được ba cách mắc (không nhất thiết có vẽ nguồn).



- Tính được:

+ Sơ đồ a): Rb = 4(.

+ Sơ đồ b) hoặc c): Rb = 12(.


	Mỗi cách mắc được 0.25
0.25

0.25



	BÀI 2
	1. (1.0 đ)

a) (Trình bày được hai ý chính)

- Vì S’ nằm cùng phía với điểm sáng S so với trục chính nên S’ là ảnh ảo.

- Vì khoảng cách từ ảnh ảo đến trục chính hơn khoảng cách từ vật đến trục chính nên đó là thấu kính hội tụ.

b) 

* Cách vẽ (chỉ cần nêu cách vẽ)

- Vẽ đường thẳng qua S và S’, đường này cắt trục chính tại quang tâm O. Từ O vẽ thấu kính hội tụ vuông góc với trục chính (.

- Vẽ đường SI song song với trục chính, cắt thấu kính tại I. Vẽ đường thẳng qua I và S’, cắt trục chính tại F’.


* Hình vẽ

(phải chính xác)

	0.25
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0.25

0.25

	
	2. (2.0 đ)

(Có hai trường hợp xảy ra:)

* Trường hợp 1: Chùm khúc xạ là chùm phân kì

- Hình vẽ a) (Không kí hiệu loại thấu kính vẫn được điểm).


- Chỉ ra được đó là thấu kính phân kì (hoặc có kí hiệu trên hình vẽ).

- Xét hai tam giác đồng dạng F’AB và F’CD:



[image: image255.wmf]F'OAB4

F'HCD6

==





(2.1)

Từ hình vẽ: F’H = F’O + OH = F’O + 24

(2.2)

Từ (2.1) và (2.2) suy ra: F’O = 48 cm.

Tiêu cự của thấu kính bằng 48 cm.

* Trường hợp 2: Chùm khúc xạ là chùm hội tụ

- Hình vẽ b) (Không kí hiệu loại thấu kính vẫn được điểm).

- Chỉ ra được đó là thấu kính hội tụ (hoặc có kí hiệu trên hình vẽ).

- Xét hai tam giác đồng dạng F’AB và F’DC:



[image: image256.wmf]F'OAB4
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(2.3)

Từ hình vẽ: F’H = OH - F’O = 24 – F’O

(2.4)

Từ (2.3) và (2.4) suy ra: F’O = 9,6 cm.

Tiêu cự của thấu kính bằng 9,6 cm.
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	BÀI 3
	1. (1.0 đ)

Gọi n1 và n2 lần lượt là số vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

- Lúc đầu: 
[image: image257.wmf]2
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(3.1)

Suy ra n2 = 8,8 n1.

- Lúc đã tăng số vòng dây: Gọi U2 là hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp
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(3.2)

Từ (3.1) và (3.2) suy ra
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Vậy hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp giảm so với lúc đầu. 
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	2. (0.5 đ)

Đề cho: n1 + n2 = 3920
(3.3)

Giải (3.1) và (3.3), được kết quả:


n1 = 400 vòng.


n2 = 3520 vòng.
	0.25
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	BÀI 4
	1. (1.0 đ)

- Lập luận để chỉ ra được: phần vật ngập trong nước có thể tích V1 bằng 3/5 thể tích V của vật.

- Vật cân bằng là do lực đẩy Acsimet và trọng lượng của vật cân bằng nhau.

- Viết ra được dv.V = dN.3V/5

- Suy ra: dV/dN = 3/5 = 60%.


	0.25
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	2. (1.0 đ)

- Khi cân bằng, tổng lực đẩy Acsimet tác dụng lên bi và vật cân bằng với tổng trọng lượng của bi PB và trọng lượng PV của vật

Trước khi lật vật: dN.V = PB + PV.


(4.1) 

Sau khi lật vật: dN(VB + V’) = PB​ + PV.

(4.2)

(VB là thế tích bi, V’ là thể tích vật ngập trong nước)

Từ (4.1) và (4.2) suy ra VB + V’ = V


(4.3)

Hay V’ = V - VB < V.

Vậy: vật không ngập hết trong nước.

- Từ (4.3), ta thấy thể tích nước bị chiếm chỗ trong hai trường hợp là bằng nhau. Nghĩa là độ cao của mực nước trong cốc không thay đổi.
	0.25
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LƯU Ý:

· Nếu thí sinh giải theo cách khác so với hướng dẫn chấm mà đi đến kết quả đúng và cách giải hợp lý thì vẫn đạt điểm tối đa.

· Nếu thiếu hoặc ghi sai đơn vị hai lần ở kết quả thì trừ 0,25 điểm - Trừ toàn bài không quá 0,5 điểm.

Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động e = 6V và điện trở trong r = 1
[image: image260.wmf]W

 . Đèn Đ có ghi 3V - 3W. Tụ điện có điện dung C = 0,5
[image: image261.wmf]m

F. Điện trở của AB là R = 7
[image: image262.wmf]W

. D là một con chạy trên biến trở R, điện trở AD là Rx với 0 
[image: image263.wmf]£

 Rx 
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 7
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. 

a. Cho Rx = 2
[image: image266.wmf]W

. Tính công suất tiêu 

thụ trên đèn và tính điện tích trên mỗi  bản tụ điện C.

b. Tính Rx để đèn sáng bình thường.

a, 
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    RDB = 7 – 2 = 5
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    RAD = 
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 Ix = 1/2A; ID = 1/3A

Công suất tiêu thụ của đèn: PD = 1W

Công suất này nhỏ hơn công suất định mức đèn, tụ điện được tích điện dưới hiệu điện thế.

     UDB = I.RDB = 
[image: image273.wmf](V)
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 q = CUDB = 
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b, Đèn sáng bình thường UD = 3V
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 UAD = 3V

Gọi x điện trở AD:   RAD = 
[image: image277.wmf]x
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Điện trở mạch ngoài:

Rn = RAD + RDB = 
[image: image278.wmf]x
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 I’ = 
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UAD = UD = I’RAD = 
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Với UD = 3V

   
[image: image282.wmf]Þ

 x2 – 2x – 24 = 0  
[image: image283.wmf]Þ

 Rx = 6V

Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. ( = 48V, r = 2(, R1 = 2(, 
R2 = 8(, R3 = 6(, R4 = 16(. Điện trở của các dây nối không đáng kể.

a. Tìm điện trở tương đương ở mạch ngoài. Cường độ dòng điện của mạch chính và cường độ dòng điện qua các điện trở.

b. Để đo hiệu điện thế UMN ta cần mắc cực dương của vôn kế vào điểm nào?

c. Nếu mắc giữa M, N một tụ điện có điện dung C = 2µF khi đó tụ tích được điện tích bao nhiêu ?

d. Nếu mắc giữa M,N một ampe kế thì ampe kế chỉ bao nhiêu ? Xác định chiều dòng điện qua ampe kế.
Bài 1Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có hiệu điện thế không 
đổi UMN = 36V. Các điện trở: r = 1,5(; R1 = 6(; R2 = 1,5(; điện trở

toàn phần của biến trở AB là RAB = 10(.

a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R1 là 6W.

      b/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R2 nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2 lúc này? (bỏ qua điện trở các dây nối)
Bài 1:Hai ôtô chuyển động đều cùng một lúc từ A đến B, AB=S. Ôtô thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1, nửa quãng đường sau với vận tốc v2. Ôtô thứ hai đi với vận tốc v1 trong nửa thời gian đầu và với vận tốc v2 trong nửa thời gian còn lại.

a)Tính vtb của mỗi ôtô trên cả quãng đường.

b) Hỏi ôtô nào đến B trước và đến trước bao nhiêu?

c) Khi một trong hai ôtô đã đến B thì ôtô còn lại cách B một khoảng bao nhiêu?
Giải
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b)+ Ôtô 1 đi hết AB trong khoảng thời gian là: tA=[image: image291.wmf]2
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<0 chứng tỏ tB<tA nên xe 2 đến B trước.

c)+   Trường hợp 1: Ôtô thứ 2 đến B thì ôtô thứ nhất đang trên nửa quãng đường sau:

                                         S0=v2.(tA-tB)=[image: image294.wmf])
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+   Trường hợp 2: Ôtô thứ 2 đến B thì ôtô thứ nhất đang trên nửa quãng đường đầu:

                                         S0=vtb1(tB-tA)=[image: image296.wmf]2
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+   Trường hợp 3:             S0=[image: image298.wmf]2
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   khi v2=3v1.
Bài 2:Hai quả cầu đặc có thể tích mỗi quả là V = 100 cm3, 

được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không co giãn thả trong 

nước (hình vẽ). Khối lượng quả cầu bên dưới gấp 4 lần khối 

lượng quả cầu bên trên. Khi cân bằng thì [image: image299.wmf]2

1

 thể tích quả cầu

bên trên bị ngập trong nước. 

a. Khối lượng riêng của các quả cầu?

b. Lực căng của sợi dây? ( Khối lượng riêng của nước là D= 1000kg/m3 )

Bài 4 


Cho mạch điện như hình bên. Nguồn điện có hiệu điện thế không 

đổi UMN = 36V. Các điện trở: r = 1,5(; R1 = 6(; R2 = 1,5(; điện trở

toàn phần của biến trở AB là RAB = 10(.

a/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R1 là 6W.

      b/ Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R2 nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2 lúc này? (bỏ qua điện trở các dây nối)
a) Đặt RAC = x 

Công suất tiêu thụ trên R1: 
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MC

1

1

U

P

R

=

   (1)


[image: image301.wmf]2

ABMC

95,2510xx

RrRxR

7,5x

+-

=+-+=

+



[image: image302.wmf]2

U36(7,5x)

I

R95,2510xx

+

==

+-



[image: image303.wmf]12

MCMCMC

2

12

R(Rx)

6(1,5x)36.6(1,5x)

RUI.R

RRx7,5x95,2510xx

+

++

==ị==

++++-


thay vào (1) ta được pt: x2 + 26x - 41,25 = 0, giải pt ta có: x = 1,5 suy ra RAC = 1,5(.

b) Công suất tiêu thụ trên R2: 
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; I2min khi x = 5 => RAC = 5Ω và P2 = 4,84W

Câu 1: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động E=8V, điện trở trong r=2
[image: image306.wmf]W

. Điện trở của đèn R1=3
[image: image307.wmf]W

, điện trở R2=3
[image: image308.wmf]W

, điện trở ampe kế không đáng kể (Hình 1).
    1. Khoá K mở, di chuyển con chạy C, người ta nhận thấy khi điện trở của phần AC của biến trở AB có giá trị 1
[image: image309.wmf]W

 thì đèn tối nhất. Tính điện trở toàn phần của biến trở.

    2. Mắc một biến trở khác thay vào chỗ của biến trở đã cho và đóng khóa K. Khi điện trở của phần AC bằng 6 
[image: image310.wmf]W

 thì ampe kế chỉ 
[image: image311.wmf]5

3

A. Tính giá trị toàn phần của biến trở mới. 
	Gọi điện trở toàn phần của biến trở là R, điện trở toàn phần AC là x. Khi K mở ta có mạch như hình vẽ                

điện trở toàn mạch
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Cường độ dòng điện qua đèn:
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Khi đèn tối nhất thì I1 nhỏ nhất hay mẫu số lớn nhất
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. Vậy R=3
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	Khi K đóng ta có mạch như hình vẽ, điện trở toàn mạch 
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 , R’ là điện trở toàn phần của biến trở mới

Có 
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Bài 4:   Một chất điểm chuyển động từ A đến B cách A một đoạn s. Cứ chuyển động được 3 giây thì chất điểm lại nghỉ 1 giây. Trong 3 giây đầu chất điểm chuyển động với vận tốc 
[image: image322.wmf]s
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.  Trong các khoảng 3 giây tiếp theo chất điểm chuyển động với vận tốc 2vo, 3v0, … , nv0. 

   Tìm vận tốc trung bình của chất điểm trên quảng đường AB trong các trường hợp :              

   a.  s = 315 m ;       

   b.  s = 325 m .

Bài 9: Một màn chắn M có khoét 1 lỗ tròn đặt // và cách màn E 20cm. Một điểm sáng S nằm trước lỗ tròn ở trên trục lỗ và cách tâm lỗ 10cm. Khi đó trên màn E thu được 1 vết sáng tròn. Đặt 1 thấu kính 0 vừa khít vào lỗ tròn thì vết sáng trên màn có hình dạng và kích thước không đổi.

1/ Xác định loại và tiêu cự của thấu kính? Độ tụ của thấu kính.

2/ Giữ thấu kính 0 và màn E cố định, di chuyển S dọc theo trục chính, xác định vị trí của S để vết sáng trên màn có đường kính bằng đường kính của lỗ tròn.
Bài 4:  Có hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa m1 = 2kg nước ở t1 = 200C, bình 2 chứa m2 = 4kg nước ở nhiệt độ t2 = 600C . Người ta rót một lượng nước m từ bình 1 sang bình 2, sau khi cân bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước như vậy từ bình 2 sang bình 1. nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t’1 = 21,950C :
    a) Tính lượng nước m và nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt trong bình 2 ( t’2 ) ?

         b) Nếu tiếp tục thực hiện như vậy một lần nữa, tìm nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ở mỗi bình lúc này ?

Bài 5:  Một cốc cách nhiệt dung tích 500 cm3, người ta bỏ lọt vào cốc một cục nước đá ở nhiệt độ - 80C rồi rót nước ở nhiệt độ 350C vào cho đầy tới miệng cốc :
a) Khi nước đá nóng chảy hoàn toàn thì mực nước trong cốc sẽ thế nào ( hạ xuống ; nước tràn ra ngoài hay vẫn giừ nguyên đầy tới miệng cốc ) ?Vì sao ?

b) Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ nước trong cốc là 150C. Tính khối lượng nước đá đã bỏ vào cốc lúc đầu ? Cho Cn = 4200 J/kg.K ; Cnđ = 2100 J/kg.K và  
[image: image323.wmf]l

 = 336 200 J/kg.K ( bỏ qua sự mất nhiệt với các dụng cụ và môi trường ngoài )

ài 2 :

HD : 

a)

+ Do trọng lượng riêng của nước đá nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên nước đá nổi, một phần nước đá nhô lên khỏi miệng cốc, lúc này tổng thể tích nước và nước đá > 500cm3
+ Trọng lượng nước đá đúng bằng trọng lượng phần nước bị nước đá chiểm chỗ ( từ miệng cốc trở xuống )  
[image: image324.wmf]Þ

 Khi nứơc đá tan hết thì thể tích nước đá lúc đầu đúng bằng thể tích phần nước bị nước đá chiếm chỗ, do đó mực nước trong cốc vẫn giữ nguyên như lúc đầu (đầy tới miệng cốc )

b)

+ Tổng khối lượng nước và nước đá bằng khối lượng của 500cm3 nước và bằng 0,5kg.

+ Gọi m (kg) là khối lượng của cục nước đá lúc đầu 
[image: image325.wmf]Þ

 khối lượng nước rót vào cốc là 0,5 – m( kg)

+ Phương trình cân bằng nhiệt :

 ( 0,5 – m ). 4200. ( 35 – 15 ) = m.
[image: image326.wmf]l

 + 2100.m.
[image: image327.wmf][
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+ 4200.m.15 

+ Giải phương trình này ta được  m = 0,084kg = 84g.

	Phòng GD& ĐT Thanh chương 
Trường THCS Phong Thịnh

	ĐỀ THI HSG LỚP 8 – MÔN VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 150 phút

Năm học 2011 - 2012

( Đề thi gồm 5 bài trên 1 trang)


Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Công Trứ

Người ra đề: Hà Duy Chung

Bài 1: ( 4 điểm )   Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 2: ( 4 điểm )   Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?

Câu 3: ( 3 điểm )  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?

Câu 4. ( 4,5 điểm )   Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.

 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .

Bài 5: ( 4,5 điểm )   Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ  hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.

-----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN

CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Vật lý.

( đáp án  gồm 4 trang)
	STT
	ĐIỂM CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Bài 1
	( 4 điểm )   
	Giải:

Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học

Gọi v1, s1, t1 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 1.

Gọi v2, s2, t2 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 2.

Đổi:

6 phút = 0,1h;

12 phút = 0,2h.

Khi 2 xe đi ngược chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:

ADCT: 
[image: image328.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image329.wmf]1
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 thay số ta có 
[image: image330.wmf]11
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:

ADCT: 
[image: image331.wmf]2
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 thay số ta có 
[image: image332.wmf]22
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Theo đề bài ta có   s1 + s2 =6 (3a)

Từ (1a) , (2a) và (3a) ta lại có: 

0,1v1 + 0.1v2 = 6 ( v1 + v2 =60. (4a)

 Khi 2 xe đi cùng chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:

ADCT: 
[image: image333.wmf]11
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[image: image334.wmf] thay số ta có 
[image: image335.wmf]111
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:

ADCT: 
[image: image336.wmf]12
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thay số ta có 
[image: image337.wmf]22
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Theo đề bài ta có   
[image: image338.wmf]12
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Từ (1) , (2) và (3) ta lại có: 
[image: image339.wmf]12
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Giả sử xe thứ nhất có vận tốc lớn hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a) và (4b) ta có hệ phương trình   
[image: image341.wmf]12
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   (I)

Giải I ta có v1 = 35km/h và v2 = 25km/h

Giả sử xe thứ nhất có vận tốc nhỏ hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a )và (4b) ta có hệ phương trình   
[image: image342.wmf]12
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 (II)

  Giải (II) ta có v1 = 25km/h và v2 = 35km/h
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	Bài 2
	( 4 điểm )   
	  Tóm tắt






Giải

+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:

PA = PB

                                Hay       dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)

                                         8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

                                                   1440 = 1800 - 10000.h 

                                            10000.h = 360

.                                                      h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

     Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.
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	Bài 3
	( 3 điểm )   
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.

+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  

Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
	 1 điểm

1 điểm

0, 5 điểm

0, 5 điểm

	

	Bài 4
	( 4,5 điểm )   
	

a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

b/   Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
      Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc O = 600                                                    Do đó góc còn lại  IKJ = 1200
 Suy ra: Trong 
[image: image343.wmf]D

JKI  có :   I1   +   J1 = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    

   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
Xét 
[image: image344.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   =>  IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200    ( Do kề bù với  ISJ )
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	Bài 5
	( 4,5 điểm )   
	[image: image345.png]



Giải:  Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau.
Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có:


D1. V1 = D2. V2 hay [image: image346.wmf]3
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Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:

(P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB

Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB;

 P1 = P2 từ đó suy ra:P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10

Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1       (1)

     Tương tự cho lần thứ hai ta có;

(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB

( P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10

( m2= (3D3- D4).V1      


      (2)

  Lập tỉ số [image: image347.wmf]4
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	PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BUK

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ


	ĐỀ THI HSG LỚP 8 – MÔN VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 150 phút

Năm học 2011 - 2012

( Đề thi gồm 5 bài trên 1 trang)


Bài 1: ( 4 điểm )   Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 2: ( 4 điểm )   Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?

Câu 3: ( 3 điểm )  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?

Câu 4. ( 4,5 điểm )   Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.

 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .

Bài 5: ( 4,5 điểm )   Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ  hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.

-----------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN

CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2011 – 2012

Môn: Vật lý.

( đáp án  gồm 4 trang)
	STT
	ĐIỂM CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Bài 1
	( 4 điểm )   
	Giải:

Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học

Gọi v1, s1, t1 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 1.

Gọi v2, s2, t2 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 2.

Đổi:

6 phút = 0,1h;

12 phút = 0,2h.

Khi 2 xe đi ngược chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:

ADCT: 
[image: image349.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image350.wmf]1
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 thay số ta có 
[image: image351.wmf]11
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:

ADCT: 
[image: image352.wmf]2
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 thay số ta có 
[image: image353.wmf]22
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Theo đề bài ta có   s1 + s2 =6 (3a)

Từ (1a) , (2a) và (3a) ta lại có: 

0,1v1 + 0.1v2 = 6 ( v1 + v2 =60. (4a)

 Khi 2 xe đi cùng chiều.

Quãng đường  mà xe 1 đi được là:

ADCT: 
[image: image354.wmf]11

11112

2

.

s

s

vvsvt

tt

==>==>=



[image: image355.wmf] thay số ta có 
[image: image356.wmf]111
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Quãng đường  mà xe 2 đi được là:

ADCT: 
[image: image357.wmf]12

21212

2

.

s

s

vvsvt

tt

==>==>=

 

thay số ta có 
[image: image358.wmf]22
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Theo đề bài ta có   
[image: image359.wmf]12
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Từ (1) , (2) và (3) ta lại có: 
[image: image360.wmf]12
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Giả sử xe thứ nhất có vận tốc lớn hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a) và (4b) ta có hệ phương trình   
[image: image362.wmf]12
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   (I)

Giải I ta có v1 = 35km/h và v2 = 25km/h

Giả sử xe thứ nhất có vận tốc nhỏ hơn xe thứ 2.

Kết hợp (4a )và (4b) ta có hệ phương trình   
[image: image363.wmf]12
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 (II)

  Giải (II) ta có v1 = 25km/h và v2 = 35km/h
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	Bài 2
	( 4 điểm )   
	  Tóm tắt






Giải

+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:

PA = PB

                                Hay       dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)

                                         8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

                                                   1440 = 1800 - 10000.h 

                                            10000.h = 360

.                                                      h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

     Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.
	0.25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0, 5 điểm

0, 5 điểm

0, 5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


	Bài 3
	( 3 điểm )   
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.

+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  

Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
	 1 điểm

1 điểm

0, 5 điểm

0, 5 điểm

	

	Bài 4
	( 4,5 điểm )   
	

a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

b/   Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
      Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc O = 600                                                    Do đó góc còn lại  IKJ = 1200
 Suy ra: Trong 
[image: image364.wmf]D

JKI  có :   I1   +   J1 = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    

   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200
Xét 
[image: image365.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   =>  IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200    ( Do kề bù với  ISJ )
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	Bài 5
	( 4,5 điểm )   
	[image: image366.png]



Giải:  Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau.
Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có:


D1. V1 = D2. V2 hay [image: image367.wmf]3
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Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:

(P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB

Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB;

 P1 = P2 từ đó suy ra:P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10

Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1       (1)

     Tương tự cho lần thứ hai ta có;

(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB

( P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10

( m2= (3D3- D4).V1      


      (2)

  Lập tỉ số [image: image368.wmf]4
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   Đề Số 1

         Bài 1: (5đ) 

Lúc 7h một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ cách anh ta 10 km. cả hai chuyển động đều với các vận tốc 12 km/h và 4 km/h

Tìm vị trí và thời gian người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ

Bài 2: (5đ)
Một toà nhà cao 10 tầng mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng ở các tầng khác mất một phút.

a. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?

b. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1 kw điện là 750 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần lên thang máy là bao nhiêu?

Bài 3: (6đ)
Người kê một tấm ván để kéo một cái hòm có trọng lượng 600N lên một chiếc xe tải. sàn xe cao 0,8m, tấm ván dài 2,5 m, lực kéo bằng 300N.

a. Tính lực ma sát giữa đáy hòm và mặt ván?

b. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?

Bài 4: (4đ)
Một động cơ công suất 20 kw. Tính lượng xăng tiêu thụ trong 1h. Biết hiệu suất của động cơ là 30% và năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106 J/kg.

                                              đáp án 1

                                                                 S1

Bài 1: (5đ)                   V1                        V2                    S2

                            A            S = 10 km       B                             C        (0,5đ)

Gọi s1  là quãng đường người đi xe đạp đi được:

S1  = v1.t (víi v1 = 12 km/h)  (0,5đ)

Gọi s2 là quãng đường người đi bộ đi được:

S2 = v2.t (víi v2 = 4km/h)       (0,5đ)

Khi người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ:

S1 = s2 + s    (0,5đ)

hay v1t = s + v2t   (0,5đ)

=> (v1  - v2)t = s => t = 
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 (0,5đ)

thay số: t = 
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 = 1,25 (h)   (0,5đ)

Vì xe đạp khởi hành lúc 7h nên thời điểm gặp nhau là:

t = 7 + 1,25 = 8,25 h   (0,5đ)

hay t = 8h15’

vị trí gặp nhau cách A một khoảng:

AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km (1đ) 

Bài 2: (5đ)

a. (3đ) Để lên cao đến tầng 14, thang máy phải vượt qua 9 tầng. Vậy phải lên cao:

h = 3,4.9 = 30,6 m    (0,5đ)

Khối lượng của 20 người là: m = 50.20 = 1000 kg   (0,5đ)

Trọng lượng của 20 người là: p = 10m = 10 000 N

Vậy công phải tiêu tốn cho mỗi lần thang lên tối thiểu là:

A = P.h = 10 000. 30,6 J = 306 000 J    (1đ)

Công tối thiểu của động cơ kéo thang lên là:

P = 
[image: image372.wmf]5100
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b. (2đ) Công suất thực hiện của động cơ:

P’ = 2P = 10200w = 10,2kw

Vậy chi phí cho một lần thang lên là:

T = 
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Bài 3: (6đ)                                                                                   
[image: image374.wmf]k
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a. (3đ) Nếu không có ma sát                                                             l                        h

    thì lực kéo hòm sẽ là F’: (0,5đ)                                      
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áp dụng định luật bảo toàn công ta được:  (0,5đ)                                             

F’.l = P.h           (0,5đ) 

=> F’ = 
[image: image377.wmf]N
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      (0,5đ)

Vậy lực ma sát giữa đáy hòm và mặt ván: 

Fms = F – F’   (0,5đ)

      = 300 – 192 = 108 N   (0,5đ)

b. (3đ) áp dụng công thức hiệu suất:

H = 
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   (0,5đ)

Mà A0 = P.h   (0,5đ)

Và A = F.l     (0,5đ)

=> H = 
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Thay số vào ta có: H = 
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Vậy hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 64%   (0,5đ)

Bài 4: (4đ)

Nhiệt lượng toàn phần do xăng bị đốt cháy toả ra:

Q = m.q = 16.106 m   (1đ)

Công cần thiết của động cơ:

A = P.t = 20000.3600 = 72 000 000J = 72.106 J  (1đ)

Hiệu suất của động cơ:

H = 
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Thay số vào ta được:

30% = 
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=> m = 
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Vậy lượng xăng tiêu thụ là 5,2 kg

            Lưu ý: 

- vẽ hình đúng: 0,5đ

- Viết đúng công thức: 0,5đ

- Thay số và ra kết quả đúng: 0,5đ

- Kết luận: 0,5đ

Đề số 2
Câu 1: (3 điểm)  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 2. (3 điểm)  Đặt một bao gạo khối lượng 50kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Câu 3. (5 điểm)  Hai gương phẳng G1, G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.

 b. Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .

Bài 4. (5 điểm)   

Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a. Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b. Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Câu 5: (4 điểm)  Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?

                                              Đáp án 2

Năm học : 2009 - 2010

	Câu 
	Đáp án

	Câu 1
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.

+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.

	Câu 2
	Tóm tắt :

Cho

mg¹o = 50kg ,    mghÕ​ = 4kg

S1Ch©n ghÕ​ = 8cm2 = 0,0008m2
Tìm

Tính áp suất lên chân ghế ?

Giải

+ Trọng lượng của bao gạo và ghế là:

          P =  10.(50 + 4) = 540 N 

+ áp lực của cả ghế và bao gạo tác dụng lên mặt đất là:

          F = P = 540 N

+ áp suất các chân ghế tác dụng mặt đất là:
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                                                                  Đáp số : 168 750 N/m2

	Câu 3
	 


a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 

   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 

   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 

 b/   Ta phải tính góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISR)) 

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
      Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),O))  = 600                                                      Do đó góc còn lại  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),IKJ))  = 1200
 Suy ra: Trong 
[image: image385.wmf]D

JKI  có :   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I1))+  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J1))  = 600 

Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    

   Từ đó:  =>   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I1))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I2))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J1))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J2))  =  1200
 Xét 
[image: image386.wmf]D

SJI có tổng 2 góc :   eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),I))+ eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),J))  = 1200   =>  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISJ))  = 600
 Do vậy : eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISR))  = 1200    ( Do kề bù với  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),ISJ))  )

	Câu 4

Câu 4
	




                                                   Tóm tắt

Cho

S​​​​AB = 180 km,  t1 = 7h,   t2 = 8h.

v1 = 40 km/h ,   v2 = 32 km/h

Tìm

a/ S CD = ?

b/ Thời điểm 2 xe gặp nhau.

    SAE = ?

a. Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là :

          SAc  = 40.1 = 40 km

   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108 km.

b.  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.

 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :

          SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :

          SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5

Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

          -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km.

	Câu 5
	  






Giải

 + Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình.

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

 + Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:

PA = PB

    Hay  dd . 0,18 = dn . (0,18 - h) (   8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  

                                                                      1440 = 1800 - 10000.h 

                                  =>    10000.h = 360  =>   h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)

     Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.


Đề thi3
Câu 1: ( 5 điểm)  Lúc 6 giờ sáng, một người đạp xe từ thành phố A về phía thành phố B ở cách thành phố A : 114 Km với vận tốc 18Km/h. Lúc 7h , một xe máy đi từ thành phố B về phía thành phố A với vận tốc 30Km/h . 

1. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp cách A bao nhiêu Km ?

2. Trên đường có một người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy, biết rằng người đó cũng khởi hành từ lúc 7h . Hỏi :

a. Vận tốc của người đó .

b. Người đó đi theo hướng nào ?

c. Điểm khởi hành của người đó cách A bao nhiêu Km ?

Câu 2: (4 điểm ) Một thỏi hợp kim có thể tích 1 dm3 và khối lượng 9,850kg  tạo bởi bạc và thiếc . Xác định khối lượng của bạc và thiếc trong hợp kim đó , biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10500 kg/m3, của thiếc là 2700 kg/m3 . Nếu :

a. Thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích của bạc và thiếc

b. Thể tích của hợp kim bằng  95% tổng thể tích của bạc và thiếc .

Câu 3. ( 6 điểm)  Một bình thông nhau hình chữ U tiết diên đều S = 6 cm2 chứa nước có trọng lượng riêng d0 =10 000 N/m3 đến nửa chiều cao của mỗi nhánh .

a. Người ta đổ vào nhánh trái một lượng dầu có trọng lượng riêng d = 8000 N/m3 sao cho độ chênh lệch giữa  hai mực chất lỏng trong hai nhánh chênh lệch nhau một đoạn 10 cm.Tìm khối lượng dầu đã rót vào ?

b. Nếu rót thêm vào nhánh trái một chất lỏng có trọng lượng riêng d1 với chiều cao 5cm thì mực chất lỏng trong nhánh trái ngang bằng miệng ống . Tìm chiều dài mỗi nhánh chữ U và trọng lượng riêng d1 Biết mực chất lỏng ở nhánh phải bằng với mặt phân cách giữa dầu và chất lỏng mới đổ vào ?

Câu 4. ( 5điểm ) Dùng mặt phẳng nghiêng đẩy một bao xi măng có khối lượng 50Kg lên sàn ô tô. Sàn ô tô cách mặt đất 1,2 m.

a. Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng sao cho người công nhân chỉ cần tạo lực đẩy bằng 200N để đưa bì xi măng lên ô tô . Giả sử ma sát giữa mặt phẳng nghiêng và bao xi măng không đáng kể .

b. Nhưng thực tế không thêt bỏ qua ma sát nên hiệu suất của mặtphẳng nghiêng là 75% . Tính lực ma sát tác dụng vào bao xi măng.

                                                               Đáp án3
	Câu
	Nội dung
	Điểm



	I

1

2

a.

b. 

c.

II

III

IV
	
Chọn A làm mốc


Gốc thời gian là lúc 7h

           

Chiều dương từ A đến B

Lúc 7h xe đạp đi được từ A đến C

AC = V1. t = 18. 1 = 18Km.

Phương trình chuyển động của xe đạp là :  

S1 = S01 + V1. t1= 18 + 18 t1 ( 1 ) 

Phương trình chuyển động của xe máy là : 

S2 = S02 - V2. t2   = 114 – 30 t2
Vì hai xe xuất phát cùng lúc 7 h và gặp nhau tại một chỗ nên

 t1 = t2= t  và S1  = S2
18 + 18t = 114 – 30t 

t = 2 ( h ) 

Thay vào (1 ) ta được : S = 18 + 18. 2 = 48 ( Km )

Vậy 2 xe gặp nhau lúc : 7 + 2 = 9 h và nơi gặp cách A 48 Km

Vì người đi bộ lúc nào cũng cách người đi xe đạp và xe máy nên :

* Lúc 7 h phải xuất phát tại trung điểm của CB tức cách A là : 

AD = AC + CB/2 = 18 + 
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  = 66 ( Km )

  * Lúc 9 h ở vị trí hai xe gặp nhau tức cách A: 48 Km

Vậy sau khi chuyển động được 2 h người đi bộ đã đi được quãng đường là : S = 66- 48 = 12 ( Km )

Vận tốc của người đi bộ là : V3 = 
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 = 6 ( Km/h)

 Ban đầu người đi bộ cách A:66Km , Sauk hi đi được 2h thì cách A là 48Km nên người đó đi theo chiều từ B về A.

Điểm khởi hành cách A là 66Km

Gọi khối lượng và thể tích của bạc trong hợp kim là : m1 ; V1 

Gọi khối lượng và thể tích của thiếc trong hợp kim là : m2 ; V2

Ta có:     
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  Theo bài ra :  V1 + V2  = H . V  
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= H.V  (1)

 Và                     m1  + m2  = m   (2 )

Từ (1) và (2) suy ra :  m1 = 
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m2 = 
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a.  Nếu H= 100% thay vào ta có :

m1 = 
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= 9,625 (Kg)

m2 = m – m1 = 9,850 -9,625 = 0,225 (Kg.)

b.   Nếu H = 95% thay vào ta có :

m1 = 
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 = 9,807 (Kg.)

m2 = 9,850 – 9,807 = 0,043 (Kg)

a. Do d0> d nên mực chất lán ở nhánh trái cao hơn ở nhánh phải.

PA = P0+ d.h1
PB = P0 + d0.h2
áp suất tại điểm A  và B bằng nhau nên : 

PA = PB
[image: image397.wmf]Û

 d.h1 = d0.h2 (1) `

Mặt khác theo đề bài ra  ta có :               

h1​ – h2 = 
[image: image398.wmf]D

h1 (2)                                                                              h2
Từ (1) và (2) suy ra : 



h1 = 
[image: image399.wmf]50
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b. Gọi l là chiều cao mỗi nhánh U . 

Do ban đầu mỗi nhánh chứa nước 
 
[image: image401.wmf]D

h2
có chiều cao l/2 , sau khi đổ thêm 
l

chất lỏng thì mực nước ở nhánh phải 

ngang mặt phân cách giữa dầu và chất      
 h1​
lỏng mới đổ vào  nghĩa là cách miệng 

ống 
[image: image402.wmf]D

h2, như vậy nếu bỏ qua thể tích                 A                 B

nước ở ống nằm ngang thì phần nước ở 

nhánh bên trái còn là 
[image: image403.wmf]D

 h2.  

Ta có :  H1 + 2 
[image: image404.wmf]D

 h2.   = l  
[image: image405.wmf]Þ

 l = 50 +2.5 =60 cm

 áp suất tại A :  PA = d.h1 + d1.
[image: image406.wmf]D

h2   +  P0

 áp suất tại B : PB = P0 + d0.h1
 Vì PA= PB nên ta có : 
[image: image407.wmf](
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Trọng lượng của bì xi măng là : P = 10 . m = 10.50 = 500 (N)

a. Nếu bỏ qua ma sát , theo định luật bảo toàn công ta có:

     P.h = F . l    
[image: image408.wmf]Þ

   l = 
[image: image409.wmf]3
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b. Lực toàn phần để kéo vật lên là: 

    H = 
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 EMBED Equation.3  [image: image412.wmf]Þ

Fms = 
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                                                         Bài thi 4

Câu 3 (1,5 điểm): Một Canô chạy từ bến A đến bến B rồi lại trở lại bến A trên một dòng sông.Tính vận tốc trung bình của Canô trong suốt quá trình cả đi lẫn về? 
Câu 4 (2 điểm): Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc V1= 50km/h. Lúc 7 giờ  một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc V2= 75km/h.

a/ Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?

b/ Trên đường có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7 h. Hỏi.

-Vận tốc của người đi xe đạp?

-Người đó đi theo hướng nào?

-Điểm khởi hành của người đó cách B bao nhiêu km?
	Câu 5(2 điểm): Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện lần lượt là 100cm2 và 200cm2 được nối thông đáy bằng một ống nhỏ qua khoá k như hình vẽ. Lúc đầu khoá k để ngăn cách hai bình, sau đó đổ 3 lít dầu vào bình A, đổ 5,4 lít nước vào bình B. Sau đó mở khoá k để tạo thành một bình thông nhau. Tính độ cao mực chất lỏng ở mỗi bình. Cho biết trọng lượng riêng của dầu và của nước lần lượt là: d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3;

 
	


Bài 6 (1,5 điểm): Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng lượng P0= 3N. Khi cân trong nước, vòng có trọng lượng P = 2,74N. Hãy xác định khối lượng phần vàng và khối lượng phần bạc trong chiếc vòng nếu xem rằng thể tích V của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V1 của vàng và thể tích  ban đầu V2 của bạc. Khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3, của bạc 10500kg/m3.

==========Hết==========

                                                       §ap an 4

Câu 3 (1,5 điểm)

Gọi V1 là vận tốc của Canô

Gọi V2 là vận tốc dòng nước.

Vận tốc của Canô khi xuôi dòng (Từ A đến B).
Vx  = V1 + V2
Thời gian Canô đi từ A đến B:
t1 = 
[image: image415.wmf]2
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(0,25 điểm)      

Vận tốc của Canô khi ngược dòng từ B đến A.

VN = V1 - V2  

Thời gian Canô đi từ B đến A:

t2 = 
[image: image416.wmf]2
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( 0,25 điểm)      

Thời gian Canô đi hết quãng đường từ A - B - A: 

 

  t=t1 + t2 = 
[image: image417.wmf]2
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 (0,5 điểm)      

Vậy vận tốc trung bình là:Vtb=
[image: image418.wmf]1
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              (0,5 điểm)      

Câu 4 (2 điểm)

a.  Gọi t là thời gian hai xe gặp nhau

Quãng đường mà xe gắn máy đã đi là :

S1= V1.(t - 6) = 50.(t-6) 





 

Quãng đường mà ô tô đã đi là :

S2= V2.(t - 7) = 75.(t-7)





 

Quãng đường tổng cộng mà hai xe đi đến gặp nhau.

AB  = S1 +  S2






 (0,5 điểm)      


[image: image419.wmf]Þ

 AB = 50. (t - 6) + 75. (t - 7) 


[image: image420.wmf]Þ

300 = 50t - 300 + 75t - 525


[image: image421.wmf]Þ

125t = 1125      

[image: image422.wmf]Þ

    t = 9 (h)


[image: image423.wmf]Þ


S1=50. ( 9 -  6 ) = 150 km




(0,5 điểm)      


Vậy 2xe gặp nhau lúc 9h và 2xe gặp nhau tại vị trí cách A: 150km và cách B: 150 km.

b. Vị trí ban đầu của người đi bộ lúc 7 h.

Quãng đường mà xe gắn mắy đã đi đến thời điểm t = 7h.

AC = S1 = 50.( 7 - 6 ) = 50 km.

Khoảng cách giữa người đi xe gắn máy và người đi ôtô lúc 7 giờ.

CB =AB - AC  = 300 - 50 =250km.

Do người đi xe đạp cách đều hai người trên nên:

DB = CD = 
[image: image424.wmf]km
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(0,5 điểm)      

Do xe ôtô có vận tốc V2=75km/h  > V1 nên người đi xe đạp phải hướng về phía A.

Vì người đi xe đạp luôn cách đều hai  người đầu nên họ phải gặp nhau tại điểm G cách B 150km lúc 9 giờ. Nghĩa là thời gian người đi xe đạp đi là:

    
(t = 9 - 7 = 2giờ

Quãng đường đi được là:
DG = GB - DB = 150 - 125 = 25 km

Vận tốc của người đi xe đạp là.

V3 = 
[image: image425.wmf].
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(0,5 điểm)      

Câu 5(2 điểm):

Gọi h1, h2 là độ cao mực nước ở bình A và bình B khi đã cân bằng.

SA.h1+SB.h2 =V2

[image: image426.wmf]Þ

 100 .h1 + 200.h2 =5,4.103 (cm3)


[image: image427.wmf]Þ

 h1   + 2.h2= 54 cm     

(1)

Độ cao mực dầu ở bình B:    h3 = 
[image: image428.wmf])
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.   (0,25 điểm)      

áp suất ở đáy hai bình là bằng nhau nên.

 
d2h1 + d1h3 = d2h2

10000.h1 + 8000.30 = 10000.h2

[image: image429.wmf]Þ

 h2 = h1 + 24   

(2)                        
(0,25 điểm)      

Từ (1) và (2) ta suy ra: 

h1+2(h1 +24 ) = 54


[image: image430.wmf]Þ

 h1= 2 cm


[image: image431.wmf]Þ

 h2= 26 cm


(0,5 điểm)      

Bài 6 (1,5 điểm):
Gọi m1, V1, D1 ,là khối lượng, thể tích và khối lượng riêng của vàng. 

Gọi m2, V2, D2 ,là khối lượng, thể tích và khối lượng riêng của bạc.

Khi cân ngoài không khí.

P0 = ( m1  + m2 ).10      


(1)    


 (0,5 điểm)      

Khi cân trong nước.

P   = P0 - (V1 + V2).d = 
[image: image432.wmf]10
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 (2)         

(0,5 điểm)      

Từ (1) và (2) ta được.

10m1.D.
[image: image434.wmf]÷
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 Thay số ta được m​1 = 59,2g và m2 = 240,8g. 




(0,5 điểm)      
                                                Đề thi 5
Câu 3(1,5điểm): Một người đi từ A đến B. 
[image: image438.wmf]3

1

 quãng đường đầu người đó đi với vận tốc v1, 
[image: image439.wmf]3

2

 thời gian còn lại đi với vận tốc v2. Quãng đường cuối đi với vận tốc v3. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường?

	Câu 4 ( 2điểm): Ba ống giống nhau và thông đáy, chưa đầy. Đổ vào cột bên trái một cột dầu cao H1=20 cm và đổ vào ống bên phải một cột dầu cao 10cm. Hỏi mực chất lỏng ở ống giữa sẽ dâng cao lên bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước và của dầu là:                   d1= 10 000 N/m3  ; d2=8 000 N/m3
	


Câu 5 (2 điểm): Một chiếc Canô chuyển động theo dòng sông thẳng từ bến A đến bến B xuôi theo dòng nước. Sau  đó lại chuyển động ngược dòng nước từ bến B đến bến A. Biết rằng thời gian đi từ B đến A gấp 1,5 lần thời gian đi từ A đến B (nước chảy đều). Khoảng cách giữa hai bến A, B là 48 km và thời gian Canô đi từ B đến A là 1,5 giờ. Tính vận tốc của Canô, vận tốc của dòng nước và vận tốc trung bình của Canô trong một lượt đi về?

Câu 6 (1,5điểm): Một quả cầu đặc bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng 1,458N. Hỏi phải khoét lõi quả cầu một phần có thể tích bao nhiêu để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước? Biết dnhôm = 27 000N/m3, dnước =10 000N/m3.

                                                    §ap An 5

Câu 3(1,5điểm):  

Gọi s1 là 
[image: image440.wmf]3

1

 quãng đường đi với vận tốc v1, mất thời gian t1.

Gọi s2 là quãng đường đi với vận tốc v2, mất thời gian t2.

Gọi s3 là  quãng đường đi với vận tốc v3, mất thời gian t3.

Gọi s là  quãng đường AB.

Theo bài ra ta có:s1=
[image: image441.wmf]1
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(1)
(0.25 điểm)
Mà ta có:t2  = 
[image: image442.wmf]2
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   ; t3= 
[image: image443.wmf]3
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   Do t2 = 2 . t3            nên 
[image: image444.wmf]2
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  (2)
(0.25 điểm)
Mà ta có: s2  + s3 = 
[image: image446.wmf]s
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(3) 
Từ (2) và (3) ta được
 
[image: image447.wmf]3
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(4) 
 (0.25 điểm)

[image: image449.wmf]Þ




[image: image450.wmf]2
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(5) 
 (0.25 điểm)
Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:
 vtb = 
[image: image452.wmf]3
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Từ (1), (4), (5) ta được vtb  = 
[image: image453.wmf](
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     (1 điểm)
Câu 4 ( 2điểm):  

Sau khi đổ dầu vào nhánh trái và nhánh phải,

 mực nước trong ba nhánh lần lượt cách đáy là: h1, h2, h3,

áp suất tại ba điểm A, B, C đều bằng nhau ta có:

PA=PC 
[image: image455.wmf]Þ

H1d2=h3d1           (1) 


(0.25 điểm)
PB=PC 
[image: image456.wmf]Þ

H2d2 +h2d1 =h3d1   (2) 


(0,25 điểm)
Mặt khác thể tích nước là không đổi 

nên ta có:

  
 h1+ h2+ h3 = 3h                (3) 

    (0.5 điểm)
Từ (1),(2),(3) ta suy ra:

 

[image: image457.wmf]D

h=h3- h =
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 = 8 cm                (0.5 điểm)
Câu 5 ( 2 điểm) :  
Cho biết: t2=1,5h  ; S  =  48 km   ;    t2=1,5 t1    
[image: image459.wmf]Þ

  t1=1 h

Cần tìm: V1, V2, Vtb
Gọi vận tốc của Canô là V1 

Gọi vận tốc của dòng nước là V2 

Vận tốc của Canô khi xuôi dòng từ bến A đến bến B là:

Vx=V1+V2



(0.25 điểm)
Thời gian Canô đi từ A đến B.

t1= 
[image: image460.wmf]2
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[image: image461.wmf]Þ

  1 = 
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[image: image463.wmf]Þ

 V1 + V2 = 48      (1) 
(0.25 điểm)
Vận tốc của Canô khi ngược dòng từ B đến A.
VN = V1 - V2

(0.25 điểm)
Thời gian Canô đi từ B đến A :

t2=
[image: image464.wmf]2
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[image: image465.wmf]Þ

 V1 - V2= 32         

(2). 
(0.25 điểm)
Công (1) với (2) ta được.

2V1= 80         
[image: image466.wmf]Þ

  V1= 40km/h

(0.25 điểm)
Thế V1= 40km/h vào (2) ta được.

40  -  V2 = 32          
[image: image467.wmf]Þ

 V2 = 8km/h.

         (0.25 điểm)
Vận tốc trung bình của Canô trong một lượt đi -  về là:



Vtb = 
[image: image468.wmf]h
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 (0.5 điểm)
Câu 6(1,5điểm):  

Thể tích toàn bộ quả cầu đặc là: V=
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(0.5 điểm)
Gọi thể tích phần đặc của quả cầu sau khi khoét lỗ là V’. Để quả cầu nằm lơ lửng trong nước thì trọng lượng P’ của quả cầu phải cân bằng với lực đẩy ác si mét:  P’ = FAS

  
dnhom.V’ = dn­íc.V 
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V’=
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(0.5 điểm)
Vậy thể tích nhôm phải khoét đi là: 54cm3 - 20cm3 = 34 cm3

(0.5 điểm)
                                                             Đề thi 6

Bài 1: (2,5 điểm) Hai chị em Trâm và Trang cùng đi học từ nhà tới trường. Trâm đi trước với vận tốc 10km/h. Trang xuất phát sau Trâm 6 phút với vận tốc 12,5 km/h và tới trường cùng lúc với Trâm. Hỏi quãng đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu km? Thời gian Trang đi từ nhà đến trường là bao nhiêu?

Bài 2: (3,5 ñiểm) Cùng một lúc hai xe xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B .Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc là 30km/h, xe thứ hai chuyển động từ B với vận tốc 40km/h

a.Tìm khoảng cách giữa hai xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát 

b.Hai xe có gặp nhau không? Tại sao?

c.Sau khi xuất phát được 1h, xe thứ nhất (từ A) tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h .Hãy xác định thời điểm hai xe  gặp nhau và vị trí chúng gặp nhau cách B bao nhiêu km?

Bài 3: (2,0 điểm) Một vật đang chuyển động thẳng đều, chịu tác dụng của 2 lực F1 và F2. Biết F2=15N.

a. Các lực F1 và F2 có đặc điểm gì? Tìm độ lớn của lực F1.

b. Tại 1 thời điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi, vật sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao? Biết rằng lực F1 ngược chiều chuyển động.


	Bài 4: (2,0 điểm) Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên một vật treo dưới một sợi dây như hình. Biết vật có thể tích 50cm3 và làm bằng chất có khối lượng riêng là 104 kg/m3. Tỉ xích 1cm = 2,5N.




                                                              ĐÁP ÁN 6
	Bài
	Lời giải
	Điểm

	1

(2,5đ)
	Đổi 6’=0,1h

Gọi t1(h)là thời gian Trâm đi từ nhà tới trường.

Thì thời gian Trang đi từ nhà tới trường là: t2=t1-∆t = t1- 0,1

Gọi S(km) là quãng đường từ nhà tới trường.

Ta có : S = v1.t1 = v2.t2 

            S = 10.t1 = 12,5. (t1 – 0,1)

=> 2,5t1 = 1,25

=> t1= 0,5 (h) = 30 (phút)

Vậy quãng đường từ nhà đến trường là :

S = v1.t1 = 10. 0,5 = 5 (km) 

Thời gian Trang đi từ nhà đến trường là :

t2= t1 - ∆t = 30 – 6 =24 (phút)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,50đ

0,50đ

0,50đ

0,25đ

	2

(3,5đ)


	a. Quãng đường các xe đi được trong 30 phút (tức 0,5h) là :

S1 = v1.t = 30. 0,5 = 15 (km)

S2 = v2.t = 40. 0,5 = 20 (km)

Vì khoảng cách ban đầu giữa 2 xe là S = AB = 60km nên khoảng cách giữa 2 xe sau 30 phút là :

L = S2 + AB -  S1 = 20 + 60 – 15 = 65 (km)

b. Khi 2 xe gặp nhau thì S1 – S2 = AB

Ta có: v1.t – v2.t = AB => t = AB/(v1 – v2) = AB/(-10) < 0

Do t < 0 nên 2 xe không thể gặp nhau được.

c)  Sau 1h 2 xe đi được :

Xe 1 : S1 = v1.1 = 30.1 = 30(km)

Xe 2 : S2 = v2.1 = 40.1 = 40 (km)

Khi đó 2 xe cách nhau: l =  S2 + AB -  S1 = 40 + 60 – 30 = 70(km)

Gọi t (h) là thời gian từ lúc xe thứ nhất tăng tốc  lên v3= 50km/h đến khi 2 xe gặp nhau.

Khi 2 xe gặp nhau ta có : v3.t – v2.t = l

<=> 50t – 40 t = 70 <=> 10.t = 70 <=> t = 7 (h)

Vậy từ thời gian lúc xuất phát đến lúc 2 xe gặp nhau là : 7 + 1= 8(h)

Điểm gặp nhau cách B: h =  S2 + v2.7 = 40 + 40.7 = 320 (km)
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,50đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	3

(2,0đ)


	a. Một vật chuyển động thẳng đều thì chịu tác dụng của 2 lực cân bằng. Như vậy 2 lực F1 và F2 là 2 lực cân bằng, tức là 2 lực có cùng tác dụng vào 1 vật, cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

Độ lớn lực F1: F1 = F2 = 15(N)

b. Tại một thời điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi thì vật vật sẽ chuyển động nhanh dần. Vì khi đó vật chỉ còn chịu tác dụng của lực F2 cùng chiều chuyển động của vật. Mà 1 vật nếu chỉ chịu tác dụng của 1 lực thì nó sẽ chuyển động nhanh dần.
	0,50đ
0,50đ
1,00đ


	4

(2,0đ)
	Đổi 50cm3 = 5.10-5 m3 

Khối lượng của vật: m= V.D = 5.10-5. 104 = 0,5 (kg)

Vật sẽ chịu tác dụng của 2 lực cân bằng nhau đó là: trọng lực của vật P và lực căng của sợi dây T.

Độ lớn của lực: T = P = 10.m = 10 .0,5 = 5 (N)


                                 2,5N                                        T



                                                                                 P
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
1,00đ


                                                            Đề thi 7

Bài 1: (4 điểm)  Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 15km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10 giờ sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng phải sửa xe mất 20 phút.

Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ như dự định?

Bài 2: (4 điểm)  Từ dưới đất kéo vật nặng lên cao người ta mắc một hệ thống gồm ròng rọc động và ròng rọc cố định. Vẽ hình mô tả cách mắc để được lợi:

a. 2 lần về lực.

b. 3 lần về lực.

Muốn đạt được điều đó ta phải chú ý đến những điều kiện gì?

Bài 3:  (4 điểm)  Trong tay ta có một quả cân 500gam, một thước thẳng bằng kim loại có vạch chia và một số sợi dây buộc. Làm thế nào để xác nhận lại khối lượng của một vật nặng 2kg bằng các vật dụng đó? Vẽ hình minh hoạ

Bài 4:  (4 điểm)   Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi 

     quay trở lại S ?.

 b. Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S ?

Bài 5: (4 điểm)  Thả 1,6kg nước đá ở -100C vào một nhiệt lượng kế đựng 2kg nước ở 600C. Bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 200g và nhiệt dung riêng là 880J/kg.độ.

a)  Nước đá có tan hết không?

b)  Tính nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế?

Biết Cnước đá = 2100J/kg.độ ,  Cnước = 4190J/kg.độ ,  (nước đá = 3,4.105J/kg,  

---------------------  Hết  --------------------

Hướng dẫn 7

Bài 1 (4đ)

	Thời gian đi từ nhà đến đích là

10 giờ – 5 giờ 30’ = 4,5 giờ

Vì dự định nghỉ 30’ nên thời gian đạp xe trên đường  chỉ còn 4 giờ
	1,0đ

	Thời gian đi nửa đầu đoạn đường  là: 4: 2 =  2 giờ
	

	Vậy nửa quãng đường đầu có độ dài: S = v.t = 15 x 2 = 30km
	1,0 ®

	
	

	       Trên nửa đoạn đường sau, do phải sửa xe 20’ nên thời gian đi trên đường thực tế chỉ còn:
	

	2 giờ – 1/3 giờ = 5/3 giờ
	0,5 ®

	Vận tốc trên nửa đoạn đường sau sẽ là:
	

	V = S/t = 30: 5/3 = 18 km/h
	1,0 ®

	  Trả lời: Người đó phải tăng vận tốc lên 18 km/h để đến đích như dự kiến


	0,5đ

	 Bài 2 (4 ®)

 a. Vẽ đúng

 (0,5 ®)

Điều kiện cần chú ý là:
	b.  Vẽ đúng

       (1,5 ®)


	

	  - Khối lượng của các ròng rọc, dây nối không đáng kể so với trọng vật.

  - Ma sát ở các ổ trục nhỏ có thể bỏ qua.

  - Các đoạn dây đủ dài so với kích thước của ròng rọc để có thể coi như chúng song song với nhau
	0,5đ

0,5 ®

1,0đ


 Bài 3 (4 ®)

Vẽ đúng hình: 0,5 điểm

	Chọn điểm chính giữa của thanh kim loại làm điểm tựa

Vận dụng nguyên lý đòn bảy
	1,0đ

	Buộc vật nặng tại một điểm gần sát điểm mút của thanh kim loại
	0,5đ

	Điều chỉnh vị trí treo quả cân sao cho thanh thăng bằng nằm ngang
	0,5đ

	Theo nguyên lý đòn bảy: P1/P2 = l2/l1
            Xác định tỷ lệ l1/l2  bằng cách đo các độ dài OA và OB

Nếu tỷ lệ  này là 1/4 thì khối lượng vật nặng là 2kg
	0,5đ

1,0đ


Câu 4 (4 ®)
 a.  (1,5 điểm) 

   Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 ; lấy S2 đối xứng                                            

với S qua G2 , nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
 Nối S, I, J, S ta được tia sáng cần vẽ.  

b. (2 điểm)    Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
Trong tứ giác ISJO có 2 góc vuông I và J ; có góc O = 600                                            
Do đó góc còn lại K = 1200
 Suy ra: Trong tam giác JKI :    I1 + J1 = 600 

Các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    Từ đó: I1 + I2  + J1 +J2 =  1200
Xét tam giác SJI có tổng 2 góc I và J = 1200     Từ đó: góc S = 600 

Do vậy : góc ISR = 1200
(Vẽ hình đúng 0,5 điểm)

Câu 5 (4 ®)
	         Tính giả định nhiệt lượng toả ra của 2kg nước từ 600C xuống 00C. So sánh với nhiệt lượng thu vào của nước đá để tăng nhiệt từ -100C và nóng chảy ở 00C . Từ đó kết luận nước đá có nóng chảy hết không
	

	       Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1,6kg nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ   -100C  lên  00C:
	

	Q1 = C1m1(t1 = C1m1 (0 – (-10)) = 2100 x 1,6 x 10 = 33600 (J)
	1,0®

	 Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn hoàn ở 00C
	

	Q2 = (m1 = 3,4.105 x 1,6 = 5,44.105 = 544000 (J)
	0,5đ

	Nhiệt lượng do 2kg nước toả ra để hạ nhiệt độ từ 500C đến 00C
	

	Q3 = c2m2(60 – 0) = 4190 x 2 x 60 = 502800 (J)
	0,5®

	Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế bằng nhôm toả ra để hạ nhiệt độ từ 800C   xuống tới 00C
	

	Q4 = c3m3(60 – 0) = 880 x 0,2 x 60 = 10560 (J)
	0,5®

	                           Q3   + Q4 =  502800 + 10560 = 513360 (J)
	

	Q1+ Q2 = 33600 + 544000 =  577600 (J)
	

	 Hãy so sánh  Q1 + Q2  và  Q3  + Q4     ta thấy:   Q1 + Q2  >  Q3  + Q4
	

	Vì Q thu > Q toả chứng tỏ nước đá chưa tan hết
	0,5 ®

	b)  Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước và nước đá cũng chính là nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế và bằng 00C
	1,0 ®


           (Học sinh có thể làm các cách khác nếu đúng vẫn được tính điểm)
                                                    ĐỀ THI 8

Câu 1: Cho thanh AB gắn vuông góc với tường thẳng đứng nhờ bản lề tại B như hình vẽ.Biết AB = AC và thanh cân bằng .

Tính lực căng của dây AC biết trọng lượng của AB là P = 40N.  

                                             
[image: image472]
Câu 2:


Mét ngư​êi đi xe đạp trên đoạn ®ư​êng MN. Nửa đoạn ®ưêng đầu ngưêi ấy đi với vận tốc v1 = 20km/h.Trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2 =10km/h cuối cùng ngưêi ấy đi với vận tốc v3 = 5km/h.

Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đư​êng MN?

Câu 3: Một vận động viên bơi xuất phát tại điểm A trên sông bơi xuôi dòng. Cùng thời điểm đó tại A thả một quả bóng. Vận động viên bơi đến B cách A 1,5km thì bơi quay lại, hết 20 phút thì gặp quả bóng tại C cách B 900m. Vận tốc bơi so với nước là không đổi.

a.Tính vận tốc của nước và vận tốc bơi của người so với bờ khi xuôi dòng và ngược 

   dòng.

b. Giả sử khi gặp bóng vận động viên lại bơi xuôi tới B lại bơi ngược, gặp bóng lại bơi 

    xuôi... cứ như vậy cho đến khi người và bóng gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian bơi 

    của vận động viên.

                                                             Đáp án 8

Câu 1: Ta có hình vẽ:

                                
[image: image473]            (
Ta thấy thanh AB chịu tác dụng của sức căng T và trọng lượng P như hình vẽ.Khi thanh cân bằng thì   T.BH = P.OB. với OB = 1/2 AB và tam giác ABC vuông cân nên BH = AB
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Câu 2:- Gọi S là chiều dài quãng đường MN, t1 là thời gian đi nửa đoạn đường, t2 là thời gian đi nửa đoạn đường còn lại theo bài ra ta có:
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  - Thời gian người ấy đi với vận tốc v2 là 
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 - Thời gian đi với vận tốc v3 cũng là 
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 - Theo điều kiện bài toán:   S2 +  S 3= 
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 - Thời gian đi hết  quãng đường là : t = t1 + t2 ( t = 
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 - Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là :  vtb= 
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Câu 3:                                                 

a. Thời gian bơi của vận động viên bằng thời gian trôi của quả bóng , vận tốc dòng nước chính là vận tốc quả bóng.     Vn=Vb=AC/t =
[image: image499.wmf]3
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=1,8(km/h) 

Gọi vận tốc của vận động viên so với nước là Vo.vận tốc so với bờ khi xuôi dòng và ngược dòng làV1vàV2
           => V1=Vo+Vn  ;      V2=Vo-Vn                                                                             
Thời gian bơi xuôi dòng t1=AB/V1=AB/(Vo+Vn)          (1)    

Thời gian bơi ngược dòng t2=BC/V1=BC/(Vo-Vn)           (2)  

Theo bài ra ta có t1+t2=1/3h      (3)

     Từ (1) (2) và (3) ta có Vo2 – 7,2Vo= o => Vo=7,2(km/h )    

=>Khi xuôi dòng V1=9(km/h)                                                

Khi ngược dòng V2=5,4(km/h)

b. Tổng thời gian bơi của vận động viên chính là thời gian bóng trôi từ Ađến B            

 t = eq \s\don1(\f(AB,Vn))  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(1,8))))
 ( 0,83h            

                                                                     ĐỀ THI 9

Câu1: Một người đi xe đạp trên đoạn đường MN. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc v1 = 20km/h.Trong nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2 =10km/h cuối cùng người ấy đi với vận tốc v3 = 5km/h.

Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường MN?

Câu2: Lúc 10h Hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96 km, đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36 km/h, của xe đi từ B là 28 km/h.

a. Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

b. Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32km?

Câu3: Một thỏi hợp kim có thể tích 1dm3 và khối lượng 9,850kg tạo bởi bạc và thiếc. Xác  định khối lượng của bạc và thiếc trong thỏi hợp kim đó.Biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10500kg/m3. và của thiếc là 2700kg/m3 .

Câu 4: Cho điểm sáng S, gương phẳng MN và điểm A như hình vẽ.

                                                 S                   

                                                 
[image: image500.wmf]·
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                                           M                         N         


a. Hãy vẽ ảnh của S.(Nêu rõ cách vẽ.)


b. Vẽ 1 tia phản xạ đi qua A (Nêu rõ cách vẽ.)
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Câu 1:

- Gọi S là chiều dài quãng đường MN, t1 là thời gian đi nửa đoạn đường, t2 là thời gian đi nửa đoạn đường còn lại theo bài ra ta có:                                                     

t1=
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  - Thời gian người ấy đi với vận tốc v2 là 
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 - Thời gian đi với vận tốc v3 cũng là 
[image: image506.wmf]2
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 - Theo điều kiện bài toán:   S2 +  S 3= 
[image: image508.wmf]2
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 - Thời gian đi hết  quãng đường là : t = t1 + t2 ( t = 
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 - Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là :  vtb= 
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Câu 2: a. Ta có đường đi của hai xe:

S1 = v1.t = 36t

S2 = v2.t = 28t

Và vị trí của hai xe: x1 = S1 = 36t

                                x2 = AB – S2 = 96-28t

Lóc hai xe gặp nhau thì: x1  = x2 → 36t = 96-28t → 64t = 96 → t = 1,5h

Vậy: x1 = S1 = 54km hai xe gặp nhau lúc 11,5h.

b. Sau bao lâu hai xe cách nhau 32km?

Trước khi gặp nhau ta có: x2 – x1 = l

                           → 96-28t1+36t1 = 32                    

                          → 64t1 = 64t → t1 = 1h.thêi điểm gặp nhau lóc 11h

Saukhi gặp nhau ta có: x1 – x2 = l → 36t2 – (96-28t2 ) = 32                 
                         → 64t2 = 128 → t2 = 2h thời điểm gặp nhau lúc 12h. 
Câu 3:  Gọi khối lượng của bạc là m1 thể tích là V1 và khối lượng riêng là D1.           


Ta có:             D1 = m1/ V1   (1)


Tương tự: thiếc có:   D2 = m2/ V2 (2)


Khối lượng riêng của hỗn hợp là:      D = m/ V = (m1 + m2 )/(V1+V2) (3)


Thay các giá trị (1)và(2) vào (3) ta có: D = (m1 + m2 )/(m1/ D1 +  m2/ D2   )

                                                                 

  = (m1 + m2 )D2D1 /(m1/ D2 +m2/ D1 ) 


Vì: M = m1 + m2 nên  m2 = M - m1
VËy:D = MD1D2/m1D2+(M-m1)D1) = M/V

→ VD1D2 = m1 D2 + m1D1 

→ m1 = D1 (M-VD2)/D1-D2) thay sè cã: m1= 9,625kg


Câu 4: HS vẽ được hình sau:

                                                  Đề thi 10
Câu 1: (2điÓm) Trên đường thẳng AB có chiều dài 1200m xe thứ nhất chuyển động từ A theo hướng AB với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó một xe khác chuyển động thẳng đều từ B đến A với vận tốc 4m/s 

a. Tính thời gian hai xe gặp nhau.

b.  Hỏi sau bao lâu hai xe cách nhau 200m

Câu 2. (2 điểm) Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a. Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b. Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

Câu 3. (2 điểm)
Hai ôtô chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng. Nếu đi ngược chiều để gặp nhau thì sau 10 giây khoảng cách giữa hai ôtô giảm 16 km. Nếu đi cùng chiều thì sau 10 giây, khoảng cách giữa hai ôtô chỉ giảm 4 km. 

a. Tính  vận tốc của mỗi ôtô .

b. Tính quãng đường của mỗi ôtô đi được trong 30 giây.

Câu 4 (2điểm): Một ô tô chuyển động từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 180km.

Trong nửa đoạn đ​ường đầu xe đi với vận tốc v1= 45 km/h, nửa đoạn đ​ường còn lại xe chuyển động với vận tốc v2 = 30 km/h.

a. Sau bao lâu xe đến B?

b. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đ​ờng AB.

Câu 5( 2 điểm) Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB . 1/2 đoạn đường đầu đi với vận tốc V​​1 =  25 km/h . 1/2 đoạn đường còn lại vật chuyển động theo hai giai đoạn : Giai đoạn 1 trong 1/3 thời gian đi với vận tốc V2= 17 km/h . Giai đoạn 2 trong 2/3 thời gian vật chuyển động với vận tốc V3= 14 km/h . Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB.

Đáp án 10

Câu 1. Giải:

Cho biết AB = 1200m; v1 = 8m/s; v2 = 4m/s

a. Tính thời gian hai xe gặp nhau.( 1®iÓm)
Chon A làm mốc.Gọi quãng đường AB là S, 

Giả sử tại thời điểm t xe thứ nhất đi đến tại C cách A là S1 = v1t 

S2 cách A một khoảng là (tại D) là S2 = S - v2t 

Giả sử thời gian hai xe gặp nhau là t: Ta có S1 = S2

v1t + v2t = 1200m hay t(v1 + v2) = 1200m

Thay vào ta có: t.(8+4)m/s = 1200m vậy t = 1200 : 12 = 100(s)

ĐS 100s

b. * Trường hợp hai xe khi chưa gặp nhau và cách nhau 200m ( 1®iÓm)
Khi hai xe chưa gặp nhau S2 
[image: image519.wmf]ñ

 S1 ta có: S2 - S1 = 200m

Giải ra ta có: t1 = 
[image: image520.wmf]12

1000

s =
[image: image521.wmf]3

250

s

Trường hợp hai khi hai xe đi qua nhau và cách nhau 200 m

Khi hai xe đã vượt qua nhau S1 
[image: image522.wmf]ñ

 S2 ta có: S1 - S2  = 200m

S1 - S2 = 200 Thay vào ta có: v1t - S + v2t = 200 
[image: image523.wmf]Þ

 v1t + v2t = S +200

giải ra ta được: t2 =
[image: image524.wmf]12

1400

 = 
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ĐS: t1 = 
[image: image526.wmf]3
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Câu 2

	Cho
	S​​​​AB = 180 km,  t1 = 7h,   t2 = 8h.

v1 = 40 km/h ,   v2 = 32 km/h

	Tìm
	a/ S CD = ?

b/ Thời điểm 2 xe gặp nhau.

    SAE = ?


a. Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là : (1 điểm)

          SAc  = 40.1 = 40 km

   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108 km.

b. Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.(1 điểm)

 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :

          SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :

          SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5

Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

          -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km.

Câu 3 ( 2 điểm)

- Khi đi ngược chiều, độ giảm khoảng cách của hai vật bằng tổng quãng đường hai vật đã đi: 

S1 + S2 = 16km

           S1 + S2 =(v1 + v2) .t = 16 
=> v1 + v2 = 
[image: image528.wmf]12

16

1,6(1)

10

t

ss

+

==


    - Khi đi cùng chiều (hình b), độ giảm khoảng cách của hai vật bằng hiệu của quãng đường hai vật đã đi: S1 – S2 = 4km

           S1 – S2 = ( v1 – v2 ) t => v1 – v2 = 
[image: image529.wmf]12
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( 1 điểm)

  a. Từ (1) và (2), ta có: v1 + v2 = 1,6 và v1 – v2 = 0,4. ( 0,5 điểm)

            suy ra v1 = 1m/s;  v2 = 0,6m/s.

  b. Quãng đường xe 1 đi được là: S1 = v1t = 1. 10 = 10(m)

      Quãng đường xe 2 đi được là: S2 = v2t = 0,6.10 = 6(m) ( 0,5 điểm)

Câu 4(2đ):

a. Thời gian xe đi nửa đoạn đ​ờng đầu: 

t1= 
[image: image530.wmf]2
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Thời gian xe đi nửa đoạn đ​ờng sau :

t2 = 
[image: image531.wmf]3
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Thời gian xe đi cả đoạn đ​ờng : t = t1 + t2 = 2+ 3= 5 giờ . 

b. Vận tốc trung bình của xe : v = 
[image: image532.wmf]36
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Câu 5 (2 điểm)
- Gọi S là độ dài của đoạn đường AB . ( 0,5 ®)

 t1 là thời gian đi 1/2 đoạn đường đầu.

 t2 là thời gian đi 1/2 đoạn đường còn.

 t là thời gian vật đi hết đoạn đường t=t1+t2.
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Thời gian đi hết quãng đường:
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Vận tốc trung bình : (0,5điểm)
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Câu 1.(5điểm) Tại hai địa điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120km, hai ô tô cùng khởi hành một lúc ngược chiều nhau. Xe đi từ A có vận tốc v1= 30km/h; xe đi từ B có vận tốc v2= 50km/h.

a. Lập công thức xác định vị trí của hai xe đối với A vào thời điểm t, kể từ lúc hai xe cùng khởi hành (vẽ sơ đồ).

b. Xác định thời điểm và vị trí (đối với A) lúc hai xe gặp nhau (vẽ sơ đồ).

Câu 2. (5điểm)
a. Hai quả cầu không rỗng, có thể tích bằng nhau nhưng được chế tạo từ các chất liệu khác nhau, được móc vào hai lực kế rồi nhúng vào nước. Các chỉ số F1, F2, F3 (như hình vẽ). Hỏi chỉ số F1 có giá trị là bao nhiêu ?

b. Người ta thả một khối gỗ đặc vào chậu chất lỏng, thấy phần gỗ chìm trong chất lỏng có thể tích V1 (cm3). Tính tỉ số thể tích giữa phần gỗ ngoài không khí (V2) và phần gỗ chìm (V1). Cho khối lượng riêng của chất lỏng và gỗ lần lượt là D1= 1,2 g/cm3; D2 =0,9 g/cm 3gỗ không thấm chất lỏng.

Câu 3. (4điểm) Một chiếc cốc nổi trong bình chứa nước, trong côcs có một hòn đá. Mức nước trong bình thay đổi thế nào, nếu lấy hòn đá trong cốc ra rồi thả vào bình nước.

Câu 4. (6 điểm) một bình cách nhiệt chứa 5 lít nước ở 400C; thả đồng thời vào đó một khối nhôm nặng 5kg đang ở 100 0C và một khối đồng nặng 3kg đang ở 10 0C . Tính nhiệt độ cân bằng. Cho hiệt dung riêng của nước, nhôm, đồng lần lượt là 4200 J/kg K; 880 J/kg K; 380 J/kg.K.
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